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Tổng quan ngành cà phê việt nam
Trên thế giới hiện có khoảng 75 nước trồng cà phê và chủ yếu tập trung ở Nam Mỹ, Châu Phi và Châu á. Khoảng 10 triệu lao động tham gia sản xuất cà phê. Tổng diện tích cà phê thế giới trên 10 triệu ha, sản lượng hàng năm trên dưới 6 triệu tấn, đem lại thu nhập cho khoảng 100 triệu người. Nếu kể cả những người trồng và những người liên quan đến tiêu thụ cà phê thì trên toàn thế giới có khoảng 20-25 triệu người sống nhờ cây cà phê. Tại nhiều nước, cà phê chiếm hơn 80% tổng kim ngạch xuất khẩu
. Đối với trên 17 quốc gia trồng cà phê chính, mặt hàng này đóng góp 25% kim ngạch xuất khẩu của cả nước. 

Các nước xuất khẩu cà phê chính hiện nay là Brazil, Colombia, Việt Nam, Indonesia và Guatemala. Trong khi đó, các nước phát triển như Mỹ, các nước EU, Nhật Bản và một số nước công nghiệp hoá mới như Singapore và Malaysia là những nước nhập khẩu chủ yếu. 

Những năm trước thập kỷ 60, thị trường cà phê thế giới là thị trường thường xuyên biến động do sự bất ổn định cả phía cung và phía cầu. Sau thập kỷ 60, khi nền kinh tế các nước phát triển dần đi vào ổn định thì mất cân đối thị trường cà phê thế giới chủ yếu do lượng cung ứng không ổn định. Lượng xuất khẩu cà phê thế giới phụ thuộc nhiều vào một số nước có thị phần lớn như Brazil và gần đây là Việt Nam. Bên cạnh đó, những cố gắng hợp tác các nước xuất khẩu cà phê nhằm điều chỉnh lượng cung ứng không đạt kết quả mong muốn đã làm giá cà phê thế giới liên tục giao động, bất lợi cho các nước này. 

Năm 1994 và 1995, khi sản lượng cà phê Brazil giảm đột ngột do tác động của sương muối đã làm giá thế giới tăng mạnh. Những nước xuất khẩu cà phê khác được lợi, kim ngạch xuất khẩu tăng. Tại Việt Nam, do lợi nhuận từ trồng cà phê cao, người dân đã tăng diện tích trồng bằng nhiều cách khác nhau như phá bỏ các loại cây trồng khác, phá rừng v.v… để trồng cà phê. Trong nửa cuối thập kỷ 90, diện tích cà phê của Việt Nam tăng trung bình 23,9%/năm, sản lượng tăng trên 20%/năm; và các năm 1994, 1995, 1996 sản lượng tăng nhanh nhất với mức độ  tăng lần lượt là 48,5%, 45,8% và 33%. Cà phê trở thành mặt hàng nông sản xuất khẩu quan trọng thứ hai (sau gạo) của Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu giao động từ 400 đến 600 triệu USD/năm, thị phần xuất khẩu cà phê vối của Việt Nam lên tới 25%. 

Khi sản lượng cà phê của Brazil hồi phục và tăng trưởng trở lại từ năm 1999 cùng với tăng trưởng mạnh của Việt Nam và nhu cầu tiêu dùng cà phê thế giới trong những năm gần đây chỉ tăng khoảng 0,96%/năm đã góp phần làm giảm giá thế giới xuống mức thấp nhất trong 30 năm qua, làm cho ngành cà phê nói chung và người trồng cà phê nói riêng chịu thiệt hại năng nề. 
 Chính vì vậy, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách khác nhau nhằm khắc phục tình hình như: 

- Quyết định 116/2000/QĐ/BNN-KH ngày 15-11-2000 về việc ban hành Quy chế tạm trữ và quản lý lượng cà phê tạm trữ.

- Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Về việc thưởng theo kim ngạch xuất khẩu cho các mặt hàng gạo, cà phê, thịt lợn, rau quả hộp trong năm 2001.
- Thông tư số 01/2000/TT-BTM ngày 5 tháng 1 năm 2001 hướng dẫn điều khoản giá trong hợp đồng xuất khẩu cà phê.

- Quyết định 1067/QĐ-TTg ngày 27-10-2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ cà phê xuất khẩu niên vụ 2000-2001 .

- Chính sách khoanh nợ và giãn nợ đối với những khoản vay đầu tư trồng cà phê trong những năm trước cho các hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số v.v… 

Tuy nhiên, những giải pháp đó mang tính chất tạm thời hơn là những chính sách mang tính dài hạn. Do đó, đánh giá tổng quan ngành cà phê Việt Nam là cần thiết nhằm tìm ra những gợi ý chính sách giải quyết vững chắc tình trạng sản xuất quá nhiều như hiện nay. 

I. Sản xuất cà phê Việt Nam: tăng trưởng mạnh nhưng chất lượng thấp

I.1. Cuối thập kỷ 90 sản lượng cà phê Việt Nam tăng trưởng mạnh  
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Cây cà phê bắt đầu được trồng ở VN từ cuối thế kỷ 19, tại Hà Nam, Quảng Bình và Kontum. Đầu thế kỷ 20, diện tích trồng cà phê được mở rộng, chủ yếu ở các đồn điền người Pháp. Nhờ có điều kiện tự nhiên phù hợp, các tỉnh Tây Nguyên như Đăk Lăk và Lâm Đồng dần trở thành những khu vực có diện tích trồng cà phê lớn nhất trong cả nước. Tuy nhiên, vào thời kỳ đó, tổng diện tích trồng cà phê rất thấp, không quá vài nghìn ha. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, cà phê miền Bắc được phát triển thêm tại một số nông trường quốc doanh, và diện tích cao nhất đạt 10000 ha vào các năm1963 và 1964. Tại miền Nam trước ngày giải phóng (1975), diện tích cà phê cũng có khoảng 10000 ha.
 Như vậy, tổng diện tích cà phê cả nước  trước năm 1975 cao nhất chỉ có khoảng 20.000 ha. 

Sau ngày thống nhất đất nước, cây công nghiệp nói chung và cây cà phê nói riêng được khuyến khích mở rộng diện tích trồng ở các nông lâm trường và hợp tác xã. Trong khoảng thời gian từ 1982 đến 1988, cà phê được trồng mới thêm khoảng vài chục nghìn ha bằng nguồn vốn hợp tác với các nước XHCN cũ như Liên Xô, Đông Đức, Tiệp Khắc và Bungari.  

Đến năm 1986, Việt Nam bắt đầu thực hiện chính sách đổi mới, chuyển từ nền kinh tế kế hoạch sang nền kinh tế thị trường, sản xuất nông nghiệp được chú trọng phát triển, trọng tâm là khuyến khích phát triển kinh tế hộ. Lĩnh vực nông nghiệp ngày càng lớn mạnh, nông sản không chỉ đủ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn dư thừa xuất khẩu và tạo nguồn thu ngoại tệ lớn như gạo, tiêu, điều, cà phê v.v… Một diện tích lớn đất được quy hoạch trồng cây công nghiệp, đặc biệt là cây cà phê để xuất khẩu. Đến năm 1994, tổng diện tích cà phê đạt 150.000 ha. Tuy nhiên, mức diện tích này vẫn chiếm tỷ trọng khiêm tốn trong tổng diện tích các loại cây trồng của Việt Nam (1,32%).

Trong hai năm 1994 và 1995, sản lượng cà phê của Brazil – nước sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới – giảm đột ngột do ảnh hưởng nặng nề của những đợt sương muối, làm giá cà phê trên thị trường thế giới tăng đột biến từ 903 USD/tấn lên 1873 USD/tấn năm 1994 và 2411 USD/tấn năm 1995. Giá cà phê thế giới tăng đã tác động tích cực đến giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam. Lợi nhuận từ trồng cà phê tăng cao so với các loại cây trồng khác và khai thác đất chưa sử dụng hoặc phá rừng để mở rộng diện tích cà phê. Kể từ đó, diện tích cà phê ở Việt Nam tăng rất nhanh, tập trung chủ yếu ở khu vực Tây Nguyên và đạt 516.700 ha năm 2000, chiếm 4,14% trong tổng diện tích các loại cây trồng. Hiện nay, ở Việt Nam, diện tích cà phê đứng thứ ba, chỉ sau hai loại cây lương thực chủ đạo là lúa (61,4%) và ngô (5,7%). Nếu so với năm 1980, diện tích cà phê của Việt Nam năm 2000 đã tăng gấp 23 lần và sản lượng tăng gấp 83 lần. Năm 2001, Việt Nam trở thành nước xuất khẩu cà phê lớn thứ hai trên thế giới (sau Brazil) và là nước xuất khẩu cà phê vối lớn nhất thế giới với 25% thị phần.

Với điều kiện tự nhiên ưu đãi, Đăk Lăk là tỉnh sản xuất cà phê chính của Việt Nam, đóng góp 53% sản lượng và 50% kim ngạch xuất khẩu cà phê cả nước. Cây cà phê trở thành nguồn thu nhập lớn nhất đối với người dân địa phương. Nhờ được giá, diện tích trồng cà phê ngày càng tăng. Thập kỷ 90, diện tích trồng cà phê trên địa bàn tỉnh tăng 14,1%/năm, đạt 259.030 ha năm 2000.
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I.2. Chất lượng tăng trưởng sản lượng cà phê Việt Nam thấp

Tăng trưởng cà phê Việt Nam trong thời gian qua chủ yếu dựa trên tăng diện tích hơn là tăng năng suất. Tỷ trọng đóng góp của diện tích cho tăng trưởng rất cao, 76,4% giai đoạn 1992 – 1996 và 93,4% giai đoạn 1996- 2001. Trong khi đó, đóng góp của năng suất có xu hướng giảm dần, lần lượt ở hai giai đoạn trên là 23,6% và 6,6%.  

Bảng2-1: Tăng trưởng cà phê Việt Nam chủ yếu dựa trên tăng diện tích

	 
	1992- 1996
	1996 - 2001

	Diện tích (%)
	76,4
	93,4

	Năng suất (%)
	23,6
	6,6

	Sản l​ượng (%)
	100,0
	100,0


Nguồn: Số liệu của tổng cục thống kê

Tốc độ tăng diện tích quá nhanh đã vượt ra ngoài phạm vi quản lý, xẩy ra tình trạng biến đất công thành đất tư, biến đất rừng thành đất trồng cà phê. Các nông, lâm trường quản lý đất rừng lỏng lẻo, sử dụng không hiệu quả. Trong khi ngược lại, đất nông nghiệp lại “thị trường hoá” mạnh mẽ với việc chuyển quyền sử dụng diễn ra sôi động, giá trị trao đổi  và hiệu quả sử dụng rất cao. Sức ép ngày càng mạnh của thị trường tất yếu dẫn đến “đất nông nghiệp” tư nhân lấn dần vào “đất lâm nghiệp” công. Môi trường tự nhiên bị tàn phá nghiêm trọng. 

Điển hình tại Đăk Lăk, trong thập kỷ 60, khoảng 90% diện tích có rừng che phủ, đến cuối thập kỷ 90, giảm xuống còn dưới 50%. Tính trung bình trong 20 năm qua, Đăk Lăk mất đi 20 ngàn ha rừng mỗi năm. Rừng bị tàn phá nghiêm trọng làm mất cân bằng sinh thái, ô nhiễm môi trường, không điều tiết được nguồn nước. Cây cà phê đòi hỏi nhiều nước, nên vào mùa khô, các hộ trồng cà phê buộc phải khai thác nước ngầm để tưới. Việc khai thác nước ngầm manh mún, không có tổ chức làm giảm tài nguyên nước ngầm. 

Ngoài ra hầu hết các hộ trồng cà phê đều sử dụng giống bằng hạt cho năng suất thấp. Việc làm đất được các hộ trồng cà phê ở nhiều nơi chưa chuẩn bị tốt như làm sạch đất, bừa để cho đất tươi xốp và có độ ẩm. Cây che bóng ở nhiều hộ trồng rất thưa và thấp, không đủ khả năng che nắng cho cây cà phê làm ảnh hưởng đến chất lượng cà phê. Thêm vào đó, mở rộng diện tích trồng cà phê bằng phá rừng đã làm diện tích rừng giảm mạnh nên khả năng chắn gió của rừng hiện cũng giảm.    

Ngoài những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cà phê nêu trên còn phải kể đến yếu tố phân bón. Phân bón cũng góp phần đáng kể ảnh hưởng đến chất lượng cà phê. Qua điều tra của ICARD cho thấy các hộ trồng cà phê thường bón phân theo kinh nghiệm hoặc tham khảo những người có thâm niên trồng cà phê lâu hơn. Nguyên tắc chính của họ là cây càng lớn thì bón càng nhiều phân. Tỷ lệ phân bón tăng lên theo tuổi cây và phụ thuộc vào tình hình thu nhập hay giá cà phê. Người trồng cà phê ít quan tâm và cũng ít nhận được hỗ trợ từ các dịch vụ khuyến nông.

I.3. Giá thành và lợi thế so sánh giữa các vùng sinh thái 

Mặc dù chi phí lao động của ngành cà phê Việt nam tương đối thấp so với nhiều nơi khác vì GDP bình quân trên đầu người cũng thấp, và năng suất cà phê Việt nam cũng vào loại cao trên thế giới nhưng giá thành cà phê Việt nam vẫn chưa thấp đến mức có thể cạnh tranh được. Nguyên nhân chủ yếu là do nông dân Việt nam với mong muốn đạt năng suất cao nhất đã tăng đầu tư phân bón, nước tưới lên mức rất cao đã làm giảm hiệu quả của đầu tư và nâng cao giá thành sản xuất. 

Theo điều tra của icard tháng 3/2002 tại Đăk Lăk, chi phí phân bón chiếm phần lớn trong chi tiêu hàng năm cho cây cà phê, tỷ lệ phân bón tăng lên theo tuổi cây và phụ thuộc vào tình hình thu nhập hay giá cà phê. Ngoài ra, thuốc trừ sâu, khai thác nước tưới từ nước mặt và nước ngầm là những khoản chi phí quan trọng khác. Những vùng chuyên canh trồng cà phê như Crưmgar có mức đầu tư và năng suất lớn hơn Buôn Đôn và Lăk, việc làm sạch đất, bừa đất để đất tươi xốp và có độ ẩm cũng được thực hiện chu đáo hơn. 

Mức đầu tư trên 1 ha rất khác biệt giữa các vùng sinh thái khác nhau. Nhìn chung, trong những năm kinh doanh bình thường, giá thành sản xuất cà phê 8820,9 đ/kg nhân xô ở Cưmgar, 8649,4 đ/kg nhân xô ở Buôn Đôn và 6982,6 đ/kg nhân xô ở Lăk. 

Bảng 2-2: Giá thành và chỉ số DRC phân theo vùng sinh thái, 1994  -  1999

	
	Giá thành (đ/kg nhân xô)
	Năng suất (tấn/ha)
	DRC

	C­mgar
	8820,9
	1,9
	0,300

	Buôn Đôn
	8649,4
	1,6
	0,325

	L¨k
	6982,6
	1,1
	0,628


Nguồn: Điều tra của ICARD, Đăk Lăk, 3/2002

Để đánh giá lợi thế so sánh của một vùng về một  mặt hàng cụ thể, người ta dùng chỉ số chi phí nguồn lực trong nước (chỉ số DRC). Nếu một hoạt động sản xuất có lợi nhuận, chỉ số DRC luôn  dao động trong khoảng từ 0 đến 1. Nếu chỉ số này càng nhỏ, tức là 1 đồng giá trị tăng thêm được tạo ra bởi một lượng chi phí nội địa ít hơn. Hay nói cách khác, hoạt động sản xuất có lợi thế so sánh. Sử dụng mô hình PAM để đánh giá lợi thế so sánh của từng vùng, nghiên cứu thu được kết quả như sau: chỉ số DRC là 0,3 ở Cưmgar, 0,325 ở Buôn Đôn và 0,628 ở Lăk. Do chỉ số DRC ở Lăk cao hơn nhiều so với hai vùng còn lại nên có thể thấy rằng mặc dù giá thành sản xuất ở Lăk thấp hơn nhưng lợi thế so sánh thấp hơn, nguyên nhân chủ yếu là do đất không phù hợp với trồng cà phê và nguồn nước không phù hợp.  

I.4. Hình thức tổ chức sản xuất

Theo điều tra của ICARD tháng 3 năm 2002 tại tỉnh Đăk Lăk có ba loại hộ trồng cà phê. Loại thứ nhất là các hộ gia đình được nhà nước giao quyền sử dụng có giấy chứng nhận, cao nhất chiếm khoảng 15% tổng diện tích trồng cà phê. Loại thứ hai là các hộ nhận khoán của nông trường hoặc các công ty nhà nước (trước đây là nông trường) chiếm khoảng 15% diện tích trồng cà phê. Loại thứ ba là các hộ tự động khai hoang đất chưa sử dụng (phần lớn của nông lâm trường) và đất rừng. Tương ứng với ba loại hộ là ba hình thức tổ chức trồng cà phê.

Hộ gia đình trồng cà phê: là một hình thức tổ chức sản xuất quy mô nhỏ (1 ha/hộ), nhưng chiếm số lượng đông nhất với diện tích khoảng 15% tổng diện tích cà phê. Họ chủ động quyết định trong sản xuất theo tín hiệu thị trường. ở những vùng sản xuất thuận tiện, sản xuất cà phê chuyên canh, cây cà phê là nguồn thu nhập chính của gia đình, tỷ lệ tài nguyên dành cho cà phê là chính. Với những vùng kém thuận lợi hơn, sản xuất nông nghiệp đa dạng,  mức độ đầu tư và thâm canh cà phê thấp hơn. 

Hộ nhận khoán của nông trường hoặc của công ty nhà nước chiếm khoảng 15% diện tích trồng cà phê. Tỷ lệ hộ trồng cà phê theo hình thức này chỉ bằng 10-15% số hộ trồng cà phê. Hộ nhận khoán trồng theo hợp đồng của nhà nước thông qua các nông trường hoặc các công ty nhà nước, được hưởng quyền lợi và chịu trách nhiệm theo các điều khoản ký kết trong hợp đồng. Thông thường, một hợp đồng được hỗ trợ định mức về phân bón, giống, nước tưới và được hưởng theo tỷ lệ đóng góp lao động và vốn đầu tư. Tại một số nông trường, các hộ nhận khoán còn được hưởng lương tháng. 

Trang trại cà phê: Cả nước có trên 400 trang trại cà phê, riêng Đăk Lăk có tới 196 trang trại cà phê, chiếm 47% số trang trại cà phê cả nước. Nguồn vốn hoạt động của các trang trại này chủ yếu là vốn vay ngân hàng, chiếm 66,63% tổng vốn. Giá trị tài sản phục vụ sinh hoạt bình quân một trang trại đạt 84 triệu đồng. 

I.5. Giá thu mua giảm ảnh hưởng mạnh tới mức sống của người trồng cà phê

Thiếu thông tin về biến động giá cà phê tại hộ.

Trước khi bán cà phê, người dân thường hỏi giá hàng xóm, trưởng buôn hoặc ra các đại lý xem giá niêm yết trước. Do hiện nay có nhiều người thu mua cạnh tranh nhau, nên giá mua vào của các đại lý cũng tương đối thống nhất và công khai. Người dân nắm bắt được giá cà phê khi họ cần bán, nhưng khi hết cà phê rồi thì họ hầu như không quan tâm đến giá cả diễn biến trong năm (hộ quan niệm "làm gì có cà phê bán mà quan tâm đến giá cả"). Mặc dù đài truyền hình tỉnh thông báo giá cà phê hàng ngày, nhưng những hộ nghèo không có ti vi để xem. Tại các xã khó khăn, nhà nước cấp cho mỗi buôn 1 cái ti vi để ở nhà trưởng buôn, nhưng bà con thường chỉ đến xem vào buổi tối, trong khi chương trình thông báo giá lại vào ban ngày. 

Kém nhanh nhạy là một điểm yếu thế của người trồng cà phê, nhất là các hộ đồng bào dân tộc: họ không nắm được giá cả diễn biến trong năm nên không có phương hướng điều chỉnh mức đầu tư của vụ tới cho phù hợp với diễn biến của thị trường.

Khi cà phê xuống giá từ năm 1999 trở lại đây (giá bình quân năm 1998 là 16854 đ/kg, năm 1999 là 13925 đ/kg, năm 2000 là 8958 đ/kg và năm 2001 là 5340 đ/kg), tất yếu ảnh hưởng tiêu cực đến người trồng cà phê. Theo số liệu điều tra định lượng của ICARD cho thấy, tính chung có khoảng 45% số hộ trong vùng trồng cà phê đang thiếu ăn, 66% số hộ đang nợ ngân hàng, và 45% số hộ phải đi làm thuê để kiếm sống. Tuy nhiên, ảnh hưởng của giá cà phê có sự khác biệt giữa các nhóm hộ.

Bảng 2-3: Tình hình khó khăn hiện nay của các hộ gia đình

	
	Tổng


	Phân theo vùng sinh thái

	
	
	Cư Mgar
	Buôn Đôn
	Lak

	Hộ thiếu ăn
	45,0%
	36%
	36,6%
	65,9%

	Hộ có ng​ười đi làm thuê
	45,7%
	38,5%
	47,9%
	51,9%

	Hộ đang nợ ngân hàng
	66,0%
	78,6%
	68,0%
	48,3%

	Hộ đang nợ tổ chức đoàn thể
	4,8%
	8,5%
	1,6%
	4,2%

	Hộ đang nợ đại lý
	6,6%
	0%
	11%
	9,5%


  Nguồn: Điều tra của ICARD diện rộng, Đăk Lăk, 3/2002

Các hộ ở những vùng đất thích hợp với cây cà phê (như ở Cư Mgar) thường có xu hướng độc canh cây cà phê. Thời cà phê có giá, người ta đã tận dụng hết đất vườn, đất rãy, đất dốc, đất khai hoang thêm để trồng cà phê. Nhiều nhà dùng toàn bộ số tiền cà phê thu được từ những năm được giá cộng với vay nợ ngân hàng để tiếp tục mua đất, trồng thêm cà phê. Kết quả là khi cà phê xuống giá họ không còn nguồn tích lũy để tiếp tục chăm sóc cà phê, chưa kể đến tiền nợ ngân hàng.  

Các hộ nghèo độc canh cà phê hiện nay đang thực sự khó khăn, mức sống giảm sút hẳn so với trước. Một số hộ đã không có nguồn thu nhập đáng kể nào khác ngoài cây cà phê. Biện pháp tăng thu nhập chủ yếu của những hộ này là đi làm thuê. 
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II. Chế biến cà phê Việt Nam – chủ yếu là sản phẩm sơ chế

II.1. Chế biến tại hộ – chủ yếu là phơi khô

Sản phẩm cà phê tươi sau khi thu hoạch thường được phơi khô tại hộ gia đình. Phơi khô là phương pháp đơn giản, chỉ có công đoạn chính là làm khô quả cà phê tươi bằng việc phơi nắng hoặc sấy rồi dùng máy xát bỏ vỏ khô, lấy hạt cà phê nhân. Tình hình chế biến như vậy dẫn đến kết quả là sản phẩm thấp, chất lượng không đồng đều. Đây là phương pháp dễ làm, giá thành thấp. Theo điều tra của ICARD tháng 3/2002 tại tỉnh Đăk Lăk, có 95% hộ là phơi khô hoặc bán quả tươi, chi phí chế biến tại hộ khoảng 100.000 đ/tấn.

II.2. Chế biến tại cơ sở thu gom tư nhân  

Theo điều tra của ICARD tháng 3/2002 tại Đăk Lăk, các cơ sở thu gom tư nhân chủ yếu đóng vai trò trung gian vận chuyển hàng hoá từ người trồng cà phê đến các doanh nghiệp chế biến/xuất khẩu cà phê. Một số cơ sở thu mua cũng tham gia chế biến, tuy nhiên, chỉ ở dạng chế biến khô đơn giản như làm sạch tạp chất, xát khô và đánh bóng.   

II.3. Chế biến tại các doanh nghiệp – Chủ yếu là chế biến khô

Sau năm 1975, khi đi vào phát triển sản xuất cà phê, Việt Nam mới có một ít xưởng chế biến cũ kỹ, chắp vá. ở phía bắc có một số xưởng chế biến ở Đồng Giao, Phủ Quỳ với thiết bị lắp đặt từ năm 1960-1962 do Cộng hoà Dân chủ Đức chế tạo. ở phía nam có một số xưởng của các doanh điền cũ như Rossi, Delphante để lại công suất không lớn. Cùng với việc mở rộng diện tích trồng cà phê, các xưởng chế biến mới được xây dựng, bắt đầu từ những thiết bị lẻ, rồi đến các dây chuyền sản xuất sao chép theo  mẫu của Hang-xa như của Nhà máy cơ khí 1/5 Hải Phòng, Nhà máy A74 Bộ Công nghiệp ở Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh. Những năm gần đây nhiều công ty, nông trường đã xây dựng các xưởng chế biến mới khá hoàn chỉnh với thiết bị nhập từ Cộng hoà Liên bang Đức, Braxin. Một loạt hơn một chục dây chuyền chế biến cà phê của hãng Pinhalense -Braxin được đưa vào Việt Nam. Tiếp đó lại xuất hiện nhiều xưởng lắp ráp thiết bị do cơ sở công nghiệp Việt Nam chế tạo mô phỏng có cải tiến công nghệ của Braxin.

Các cơ sở chế biến với thiết bị mới, chất lượng sản phẩm khá được xây dựng trong vòng 5, 7 năm lại đây đảm bảo chế biến được khoảng 150.000 tấn đến 200.000 tấn cà phê nhân xuất khẩu. Ngoài ra còn nhiều cơ sở tái chế trang bị không hoàn chỉnh với nhiều máy lẻ, chế biến cà phê thu mua của dân đã qua sơ chế nhằm đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu. Cà phê của các công ty sản xuất ra thường có chất lượng tốt, mặt hàng đẹp như ở Đăklăk có cà phê của các công ty Thắng Lợi, Phước An, các công ty Việt Đức, Buôn Hồ, Đ'Rao... được khách hàng đánh giá cao. Nhìn chung lâu nay việc mua bán không theo tiêu chuẩn Nhà nước, việc quy định chất lượng trong các hợp đồng mua bán còn giản đơn và mang tính chất thoả thuận giữa người mua và người bán nên chưa tạo thành sức ép thúc đẩy việc cải tiến công nghiệp chế biến nâng cao chất lượng cà phê. 

Mấy năm lại đây tình hình đã khác. Do cung vượt cầu, giá cả xuống thấp liên tục, người mua đòi hỏi chất lượng cao hơn và áp đặt các yêu cầu cho người bán như phổ biến đòi hỏi thử nếm các mặt hàng lấy đó làm cơ sở giao dịch thanh toán. Các doanh cà phê Việt Nam phải đương đầu với những thách thức mới về mặt công nghiệp chế biến.3 

Theo điều tra của ICARD tháng 3/2002 tại tỉnh Đăk Lăk, các công ty xuất khẩu thu mua cà phê từ đại lý ở các huyện hoặc các trạm thu mua trực thuộc, sau đó đánh bóng lại và phân loại theo kích cỡ, trọng lượng và màu sắc thành các sản phẩm cà phê nhân xô với tỷ lệ chế biến bình quân lần lượt là R2 (50,7%), R1 (44,5%) và R3 (4,8%). Một phần nhỏ sản lượng cà phê nhân xô (6%) được chế biến thành cà phê bột bán tại thị trường trong nước. 

Thông thường sau khi thu mua các sản phẩm chế biến của người trồng cà phê, các doanh nghiệp phải chế biến lại. Ước tính chi phí chế biến lại là 48.000 đ/tấn. Các doanh nghiệp chế biến tại Đăk Lăk chủ yếu sử dụng công nghệ chế biến khô. Chi phí chế biến 1 tấn sản phẩm cà phê nhân xô theo phương pháp khô khoảng 148.200đ. Trên toàn tỉnh có 2 doanh nghiệp có công nghệ chế biến ướt. Chi phí chế biến theo phương pháp này khoảng 670.000 đ/tấn cà phê nhân xô. Chế biến ướt đòi hỏi cà phê nguyên liệu phải chín nên sản phẩm chế biến có độ đồng đều cao hơn về kích thước, trong lượng và màu sắc. Do đó, các sản phẩm từ  chế biến ướt có chất lượng cao hơn và giá cao hơn. 

III. Kênh tiêu thụ sản phẩm cà phê

Theo điều tra của ICARD tháng 3/2002 tại Đăk Lăk, các thành phần chính tham gia thị trường cà phê bao gồm hộ gia đình trồng cà phê, các cơ sở thu gom, các đại lý thu mua của các công ty xuất khẩu/chế biến cà phê và các công ty xuất khẩu/chế biến cà phê. 

Các hộ gia đình bán 93% cà phê quả tươi, cà phê khô và nhân xô cho các cơ sở thu gom tư nhân với giá bình quân 2.587đ/kg, còn lại 7% bán trực tiếp cho các doanh nghiệp chế biến hoặc xuất khẩu trực tiếp với giá bình quân 2.587 đ/kg. 

Các cơ sở thu gom bán 100% sản phẩm cà phê thu mua được bán cho các doanh nghiệp chế biến/xuất khẩu với mức giá bình quân 4.192đ/kg. 

Các doanh nghiệp chế biến hoặc xuất khẩu trực tiếp, bán 94% sản phẩm cà phê nhân xô sau khi chế biến và phân loại ra thị trường thế giới với giá trung bình là 5.784 đ/kg, trong đó 99,9% xuất khẩu giá FOB tại cảng Sài Gòn, 0,1% xuất khẩu giá CIF, 6% sản phẩm còn lại được chế biến thành cà phê bột để bán ở thị trường trong nước với giá 30.000đ/kg. 

Giao động giá cùng một loại sản phẩm giữa các tác nhân tham gia thị trường không cao, khoảng 100 đ/kg. Chênh lệch cao chủ yếu từ khả năng chế biến của các tác nhân tham gia thị trường.

Như vậy, trong kênh phân phối, người trồng cà phê là người chịu nhiều thiệt thòi nhất, lợi nhuận dành cho họ thấp nhất và họ là người chịu nhiều rủi ro nhất. 
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IV. Nhu cầu cà phê trong nước thấp – sản lượng chủ yếu để xuất khẩu

IV.1. Nhu cầu tiêu thụ trong nước thấp

Mức tiêu dùng cà phê ở Việt Nam còn rất thấp, hiện chỉ vào khoảng 30.000 tấn cà phê nhân/năm, chủ yếu tập trung ở các đô thị. Mức tiêu thụ cà phê bình quân/người  khoảng 384 gam/người/năm, so với mức tiêu thụ bình quân đầu người thế giới là 4,4 kg ở Mỹ, 6,9 kg ở Đức, 5,5 kg ở Pháp, 10,2 kg ở Đan Mạch và 11,2 kg ở Thuỵ Điển. 
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IV.2. Thị trường cà phê trong nước gắn chặt với thị trường thế giới

Với hơn 97% sản lượng được xuất khẩu và từng bước tự do hoá thương mại, ngành cà phê Việt Nam gắn ngày càng chặt với thương mại thế giới. Giá xuất khẩu và giá thị trường nội địa bám sát biến động giá trên thị trường quốc tế. Khoảng cách giữa giá xuất khẩu và giá quốc tế ngày càng thu hẹp tuy còn chậm. 

Có thể nói, mặt hàng cà phê là mặt hàng tương đối điển hình về tự do hoá thương mại ở Việt Nam. 
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Cho đến nay, các chính sách thương mại của Việt nam liên quan đến cây cà phê đã được tự do hóa. Mọi doanh nghiệp đều có quyền mua bán, chế biến cà phê để xuất khẩu và tiêu thụ trong nước. Thuế xuất khẩu cà phê được giữ bằng 0 từ nhiều năm nay. Giá cà phê trên thị trường thế giới đã ảnh hưởng trực tiếp và tức thời đến giá xuất khẩu và giá bán cà phê trong nước.

Hiện nay, cà phê Việt Nam được xuất khẩu đi khoảng 59 nước trên thế giới. Các thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam là Mỹ, các nước EU (Đức, Thuỵ Sĩ, Anh, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha, ý) và châu á (Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Phillipine, Malaysia và Indonesia). 

IV.3. Sản lượng xuất khẩu Việt Nam ảnh hưởng giá thế giới
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Đối với thị trường cà phê hiện nay, sản lượng xuất khẩu thế giới chịu ảnh hưởng lớn vào sản lượng của một số nước sản xuất nhiều như Brazil, Indonesia, Việt Nam. Tăng sản lượng xuất khẩu của một trong những nước này đều ảnh hưởng đến giá thế giới. Quan sát mối quan hệ giữa giá xuất khẩu cà phê vối với sản lượng cà phê vối xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn từ 1990 đến 2001, sản lượng xuất khẩu của Việt Nam không ảnh hưởng đến giá thế giới trong giai đoạn từ 1990 đến 1993, nhưng kể từ năm 1994, khi sản lượng ở mức cao, có quan hệ tuyến tính chặt chẽ giữa giá xuất khẩu và sản lượng xuất khẩu. Sản lượng xuất khẩu càng cao, giá càng giảm.

V. Thị trường cà phê thế giới thường xuyên biến động

V.1. Biến động giá bất lợi cho các nước xuất khẩu cà phê

Trong thế kỷ 19, giá cà phê thường cao do cầu vượt quá cung. Hai cuộc chiến tranh thế giới trong thế kỷ 20 đã làm cho nền kinh tế phát triển bị tàn phá, nhu cầu tiêu dùng cà phê giảm và kéo theo diện tích trồng cà phê thế giới giảm. Khi nền kinh tế các nước phát triển ổn định, nhu cầu cà phê tăng dẫn đến giá và diện tích cà phê tăng. Đến giữa thập niên 60, do cung vượt quá cầu, giá cà phê lại giảm trầm trọng. 
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Kể từ sau thập kỷ 60, khi các nền kinh tế phát triển dần đi vào ổn định, nhu cầu nhập khẩu cà phê cũng được duy trì ổn định. Trong khi đó, lượng xuất khẩu cà phê lại tăng nhanh và liên tục do các nước sản xuất cà phê cạnh tranh gay gắt để bán được càng nhiều cà phê càng tốt. Thập kỷ 1960, mức xuất khẩu trên thế giới là 40 triệu bao, sang thập kỷ 70, xuất khẩu tăng lên 60 triệu bao, tới giữa thập kỷ 90, lên đến 75 triệu bao/năm. 

Sản lượng tiếp tục tăng trong khi nhu cầu tăng không đáng kể làm cho thương mại cà phê trì trệ, gây sức ép làm giảm giá cà phê thế giới. Năm 2001 giá cà phê xuống đến mức thấp nhất trong vòng 40 năm qua. Năm 2000, giá cà phê Arabica ở mức 2000 USD/tấn và Robusta 1000 USD/tấn, sang năm 2001, có những thời điểm cuối năm giá cà phê Arabica hạ xuống còn 1000 USD/tấn và Robusta 400 USD/tấn. Tính chung cho năm 2001, giá cà phê Arabica ở mức 1225 USD/tấn giảm 36% so với năm [image: image10.wmf]0
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2000, và Robusta 526 USD/tấn giảm 42%.
Do tăng mạnh đầu tư trồng cà phê trong những năm trước nên dự báo cung sẽ tiếp tục vượt cầu cà phê trong những năm tới. Xuất khẩu cà phê toàn cầu sẽ đạt 5,7 triệu tấn trong khi nhu cầu nhập khẩu cho tiêu thụ (không để dự trữ) chỉ có 5,5 triệu tấn vào năm 2005. Giá cà phê quá thấp đã làm giảm đáng kể nguồn thu ngoại tệ của những nước xuất khẩu cà phê, và gây khó khăn nghiêm trọng cho nông dân trồng cà phê. Nhiều nước buộc phải huỷ bỏ bớt diện tích trồng cà phê và thay vào đó các loại cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn.

V.2. Biến động giá bất lợi cho các nước xuất khẩu cà phê sơ chế

Xu hướng biến động giá cà phê trong những thập kỷ qua bất lợi cho các nước xuất khẩu cà phê. Những nước xuất khẩu cà phê Arabica và cà phê đã qua chế biến ít chịu rủi ro do biến động giá hơn. Những nước nhập khẩu cà phê sơ chế sau đó chế biến lại để xuất khẩu luôn thu được một khoản lợi nhuận gần như không đổi trong hơn 20 năm qua bất chấp giá cà phê thế giới có xu hướng giảm.  
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Mấy năm gần đây do cung vượt cầu, giá cả xuống thấp liên tục, người mua đòi hỏi chất lượng cao hơn. Các doanh nghiệp chế biến cà phê Việt Nam phải đương đầu với những thách thức mới về mặt chất lượng. Ngoài việc đòi hỏi chất lượng ngày càng cao của khách hàng còn có những vấn đề lớn nảy sinh trên thị trường cà phê thế giới như:

- Hiệp hội các nước Sản xuất Cà phê (ACPC) ủng hộ ý kiến đề xuất của một số nước sản xuất cà phê ở Trung Mỹ chủ trương loại bỏ cà phê chất lượng thấp ra khỏi thương trường và coi đó là một cách cải thiện cán cân cung cầu.

- Các nước EU dự định từ 01/01/2003 áp dụng ngưỡng ô nhiễm Ochratoxyn A trong cà phê và nhờ thế sẽ huỷ bỏ một khối lượng lớn cà phê không được tiêu dùng.

Những vấn đề trên đặt ra cho các doanh nghiệp chế biến cà phê Việt Nam cần có một chuyển biến lớn về chế biến cũng như sản xuất cà phê để có thể tồn tại và tiếp tục phát triển.

VI. Đánh giá ảnh hưởng sự lựa chọn chính sách 

VI.1. Đánh giá ảnh hưởng của các chính sách hiện hành

Chính sách thu mua tạm trữ

ước tính bằng mô hình kinh tế lượng cho thấy nếu thực hiện đầy đủ, chính sách thu mua tạm trữ 150 nghìn tấn cà phê có thể góp phần nâng giá xuất khẩu lên tới 25,4% ngay tại thời điểm áp dụng. Trong thực tế, việc tạm trữ diễn ra không lâu và phải xuất khẩu bớt đi 60 nghìn tấn nên giá xuất khẩu lại giảm. ảnh hưởng tổng hợp là giá xuất khẩu tăng khoảng 15,3%. Thêm vào đó, các nước xuất khẩu khác vẫn tiếp tục tăng sản lượng xuất khẩu nên lại góp phần giảm giá thế giới. Nhìn chung, chính sách thu mua tạm trữ cà phê đã góp phần giảm đà sụt giá xuất khẩu cà phê Việt Nam, qua đó, góp phần hạn chế đà sụt giá thu mua tại hộ. Tuy nhiên, tác dụng của chính sách bị hạn chế vì kênh tiêu thụ sản phẩm cà phê tổ chức phức tạp nên đối tượng mà chính sách muốn tác động tới là người trồng cà phê khó được hưởng lợi 100% từ chính sách.  

Chính sách thưởng xuất khẩu

Đồng thời với chính sách thu mua tạm trữ, nhà nước còn khuyến khích các doanh nghiệp xuất khẩu mở rộng thị trường tiêu thụ cà phê bằng chính sách thưởng xuất khẩu (ước tính khoảng 220 đồng/1 USD xuất khẩu). Mô hình PAM uớc tính ảnh hưởng của chính sách này có thể nâng giá bán tại hộ lên khoảng 3,4%. Chính sách này nhìn chung cũng mang tính "giải pháp tình thế", không đủ mạnh để giữ giá lâu do sản lượng trong và ngoài nước tiếp tục tăng lên. Đồng thời cũng như chính sách trên, tác động trực tiếp của chính sách là vào nhà xuất khẩu - khâu cuối cùng của chuỗi tiếp thị. Tác động ngược của nó dẫn truyền đến nông dân là rất hạn chế.

Tổng hợp ảnh hưởng của các chính sách hiện hành

Xét tổng thể thì các chính sách giá của nhà nước hiện nay ảnh hưởng không đáng kể tới thị trường cà phê trong nước và thị trường các vật tư đầu vào cho cà phê. Sử dụng mô hình PAM để đo lường tác động của chính sách tới ngành cà phê Đăk Lăk, các chỉ số NPCO, NPCI và EPC đều  dao động xung quanh 1. 

Bảng 7-1: Tổng hợp các hệ số phân tích theo vùng sinh thái

	
	NPC
	EPC

	
	NPCO
	NPCI
	

	C­mgar
	1,030
	1,033
	1,030

	Buôn Đôn
	1,025
	1,035
	1,028

	L¨k
	1,030
	1,018
	1,035


Nguồn: Điều tra của ICARD, Đăk Lăk, 3/2002

Chỉ số NPCO (chỉ số bảo hộ danh nghĩa đầu ra) lớn hơn 1 cho thấy các chính sách hỗ trợ giá thu mua của nhà nước có tác dụng tích cực đối với người trồng cà phê, tuy nhiên không nhiều. Trong nhiều năm thuế xuất khẩu cà phê luôn ở mức rất thấp và bằng 0%. Ngay cả trong những năm ngành cà phê có lợi nhuận cao, từ 1994 đến 1998, nhà nước cũng không ban hành các chính sách thuế (doanh thu, lợi nhuận) hay phụ thu tương xứng đối với các cơ sở hay doanh nghiệp kinh doanh cà phê. Bên cạnh đó, nhà nước cho phép mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau nếu có điều kiện thì đều được phép xuất khẩu cà phê. Số lượng doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp ngày càng tăng và tạo điều kiện để hình thành thị trường cà phê trong nước có sức cạnh tranh cao và ngày càng thông thoáng hơn. 

Chỉ số NPCI (chỉ số bảo hộ danh nghĩa đầu vào) lớn hơn 1 cho biết các chính sách hiện hành của chính phủ với vật tư nông nghiệp không có lợi cho người trồng cà phê. Và mức độ ảnh hưởng này rất thấp vì thuế nhập khẩu phân bón bằng 0 trong nhiều năm. Tác động chủ yếu hiện nay có lẽ thông qua thuế nhập khẩu thuốc trừ sâu.

VI.2. Đánh giá ảnh hưởng của những chính sách có khả năng áp dụng

Chính sách thu hẹp diện tích trồng
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Trong một thị trường cạnh tranh không đồng đều, khi sản lượng sản xuất của một nước hay một hãng chiếm tỷ trọng lớn thì tăng hay giảm sản lượng của một nước/hãng ảnh hưởng rất mạnh đến mức giá trên thị trường. Một nước/hãng quyết định tăng/giảm sản lượng sẽ làm mức giá trên thị trường giảm/tăng và ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu của nước/hãng đó và nước/hàng khác. Do đó, một nước xuất khẩu nông sản lớn muốn tối đa hoá lợi ích của mình, không những chỉ phát triển sản xuất căn cứ vào lợi thế tự nhiên của mình mà còn cần xem xét mức sản lượng trong mối tương quan với mức sản lượng của các nước khác và các yếu tố chủ quan và khách quan tác động tới mức sản lượng của từng nước theo cân đối cung cầu chung.

Khi Việt Nam là một nước xuất khẩu lớn, việc tăng hay giảm sản lượng cà phê đều ảnh hưởng tới giá thế giới và kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Do đó, Việt Nam cần phải xác định mức sản xuất, mức xuất khẩu sẽ đem lại lợi ích lớn nhất. Để xác định quan hệ giữa sản xuất và giá cả, người ta sử dụng hệ số "độ co giãn của cầu theo giá". Hệ số co giãn cho chúng ta biết "tỷ lệ phần trăm thay đổi của một biến số ứng với 1% thay đổi trong biến số kia".
 Một nước chỉ nên xuất khẩu tại mức giá và lượng xuất khẩu tương ứng với điểm trên đường cầu có hệ số co giãn cầu bằng  - 1 để đạt được doanh thu tối đa. 
Trong một mô hình đơn giản giữa hai biến số là giá và lượng xuất khẩu của cà phê Việt Nam giai đoạn 1994  -  2001, hệ số co giãn cầu đối với sản lượng xuất khẩu của Việt Nam là  - 1 tại điểm sản lượng xuất khẩu là 480.000 tấn, lúc đó giá xuất khẩu khoảng 1.327 USD/tấn và doanh thu xuất khẩu tối đa là 637 triệu USD. Như vậy nếu coi mức sản lượng xuất khẩu đem lại kim ngạch lớn nhất là mức năm 1996, thì lượng xuất khẩu cà phê vối hiện đã vượt trên khoảng 270.000 tấn hay 36%. Ước tính thiệt hại do giảm giá cả nước khoảng 196 triệu USD. 

Do đó, cần đánh giá khả năng thích nghi cây trồng bằng cách phối hợp đánh giá điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội và nhu cầu sinh học của cơ cấu cây trồng. Như vậy, thông qua những nghiên cứu thị trường và đánh giá sử dụng đất, chúng ta có thể xác định được diện tích cần điều chỉnh là bao nhiêu và ở đâu. 

Nâng cao áp dụng kỹ thuật mới nhằm tăng năng suất

Chính sách hỗ trợ hộ gia đình nhằm nâng cao năng suất và hạ giá thành sản xuất có thể giúp cho cà phê Việt Nam có sức cạnh tranh cao hơn, chịu được những biến động lớn về giá cà phê trên thị trường thế giới. Để nâng cao năng suất nên sử dụng các giống mới do cơ sở chuyên sản xuất giống cung cấp, sử dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến (bón phân hợp lý, trồng cây che tán và phủ đất hợp lý, tưới nước và phòng trừ sâu bệnh khoa học). Trong tương lai việc sử dụng giống bằng con đường vô tính (giâm cành) sẽ thay thế dần việc sử dụng giống bằng hạt đối với cà phê vối. 


Bảng 7-2: Hiệu quả do tăng năng suất đem lại

	Năng suất tăng do áp dụng giống mới và chăm sóc đúng kỹ thuật
	10%
	25%
	50%
	100%

	Lợi nhuận trên 1 ha tại hộ tăng
	14%
	35%
	70%
	200%

	Giá thành trên 1 ha tại hộ giảm
	9,90%
	20%
	33,30%
	50%

	Mức giá xuất khẩu thấp nhất có lãi cho người trồng cà phê (USD/tấn)
	609,9
	558,5
	502,8
	446,8


Nguồn: tính toán của ICARD

Chính sách tỷ giá hối đoái

Do cuộc khủng hoảng tài chính xẩy ra năm 1997, tỷ giá đồng nội tệ của nhiều nước trong khu vực đã phải thả nổi so với đồng đô la Mỹ. Mặc dù kinh tế của các nước này trong hai năm qua đã phục hồi và tăng trưởng trở lại nhưng mức tỷ giá hiện nay vẫn cao hơn thời điểm trước khủng hoảng nhiều lần. Tỷ giá ở Inđônêsia năm 2001 cao hơn 3,4 lần năm 1997. Tỷ giá ở Thái Lan năm 2001 cao hơn  1,4 lần năm 1997. Do đó, hàng hoá xuất khẩu của các nước này có khả năng cạnh tranh cao hơn so với các nước khác  -  những nước có cùng loại mặt hàng xuất khẩu và ít bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính. Để thích ứng với tình hình tỷ giá của các nước trong khu vực, tỷ giá hối đoái của Việt Nam cũng dần được điều chỉnh, tuy nhiên, mức điều chỉnh vẫn thấp hơn so với các nước trong khu vực. Tỷ giá năm 2001 chỉ cao hơn năm 1997 khoảng 1,28 lần. Do đó, để tăng khả năng cạnh tranh của hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam, mức tỷ giá hiện nay cần tiếp tục xem xét để điều chỉnh. 

Mô hình PAM ước tính ảnh hưởng trường hợp điều chỉnh tỷ giá đến giá thu mua tại hộ nghèo ở huyện Buôn Đôn - huyện có điều kiện sinh thái phù hợp trung bình để trồng cà phê. Giả sử căn cứ "tỷ giá ẩn" (16995 đồng/USD hay tương đương với điều chỉnh tỷ giá 15%) của Montague trong Báo cáo "Khả năng cạnh tranh xuất khẩu của Việt Nam: Liên kết giữa chính sách thương mại và chính sách kinh tế vĩ mô". Nếu điều chỉnh đến mức tỷ giá ẩn, thì giá thu mua tại hộ nghèo tăng khoảng 30% và lợi nhuận sẽ tăng khoảng 97% so với mức lợi nhuận trung bình từ cà phê hàng năm trong 10 năm là khoảng 2 triệu đồng/ha.

Bảng 7-3: ảnh hưởng điều chỉnh tỷ giá hối đoái đến sản xuất cà phê

	Phá tỷ giá hối đoái
	Lợi nhuận trên 1ha tăng
	Giá thu mua tại hộ tăng

	5%
	32,4%
	10,1%

	10%
	64,9%
	20,3%

	16995đồng/USD (tương ứng với mức phá giá đồng nội tệ lên 15%)
	97%
	30,4%



Phân tích nhạy cảm ảnh hưởng của một số chính sách

Căn cứ vào ý kiến của các doanh nghiệp cũng như tổng hợp những thông tin thu được từ điều tra, các chính sách có thể góp phần nâng giá thu mua tại hộ. Kết quả thu được từ mô hình PAM như sau:

· Giảm chi phí vận chuyển (nâng cấp, xây mới đường đến tận thôn buôn) xuống 10% có thể làm tăng giá thu mua tại hộ lên 0,54%.

· Giảm "chi phí không hiệu quả hay không hợp lý" (các khoản "chi phí" phải chi trên đường từ Đăk Lăk đến cảng Sài Gòn) đi 150 đ/tấn/km có thể làm tăng giá thu mua tại hộ lên 0,61%.

· Sử dụng công nghệ chế biến ướt và xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu với người trồng cà phê thông qua hình thức hợp đồng, có thể làm giá thu mua tại hộ tăng 6,1%.

· Tăng cung cấp thông tin thị trường cho nhóm hộ nghèo tương ứng với nhóm hộ trung bình có thể làm tăng giá thu mua tại hộ nghèo lên 8,6%.

· Cắt giảm diện tích cho sản lượng ở Dăk Lăk (giả sử bớt đi 36% sản lượng) sẽ làm giá thu mua tại hộ nghèo tăng lên 3 lần. 

Rõ ràng chính sách có tác động mạnh mẽ nhất, tác động đến toàn cục là giảm cung, giảm diện tích trồng cà phê vối. 

Chính sách phát triển hệ thống thông tin thị trường cho nông dân là chính sách dễ áp dụng và đạt hiệu quả thiết thực cần được áp dụng trong những chương trình phát triển trước mắt. 

Chính sách thay đổi phương pháp chế biến và xây dựng hệ thống hợp đồng là chính sách có hiệu quả lớn và tạo ra tư thế mới cho người sản xuất, nhất là hộ nhỏ, hộ nghèo. 

VII. Kết luận và gợi ý chính sách

Giá cà phê thế giới tăng đột biến vào giữa thập kỷ 90 dẫn đến lợi nhuận từ trồng cà phê cao, khuyến khích người dân mở rộng diện tích và tăng năng suất cà phê. Cà phê dần trở thành mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đáng kể tình trạng đói nghèo nhiều tỉnh trong cả nước. 

Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng cà phê của Việt Nam trong hơn 10 năm thấp, chủ yếu dựa trên tăng diện tích hơn là tăng năng suất, giảm giá thành. Người dân mở rộng sản xuất chỉ dựa vào tín hiệu giá từ thị trường thế giới, không biết đến thông tin về khả năng thích nghi của cây trồng với đất đai, nguồn nước, nguồn rừng v.v... diện tích cà phê đã vượt ra ngoài mức cân bằng an toàn về sinh thái. Các cơ sở/doanh nghiệp tham gia kinh doanh cà phê chủ yếu mới đóng vai trò trung gian thu mua, vận chuyển, khâu chế biến kinh doanh xuất khẩu chưa đủ mạnh, nghiên cứu và dự báo thị trường không được chú ý đúng mức. Do đó, giá cà phê xuống thấp trong 3 năm trở lại đây đã ảnh hưởng mạnh tới sự phát triển của ngành cà phê và mức sống của người trồng cà phê. 

Các tác nhân khác nhau tham gia sản xuất, chế biến và tiêu thụ cà phê chịu tác động khác nhau của ảnh hưởng giá. Các công ty nước ngoài ít bị ảnh hưởng nhất, thậm trí gần như không bị ảnh hưởng, tiếp theo là các doanh nghiệp xuất khẩu/chế biến cà phê Việt Nam, sau đó là các cơ sở thu mua cà phê và cuối cùng là người trồng cà phê. 

Sản xuất cà phê của Việt Nam gắn chặt với thị trường thế giới do hơn 97% sản lượng cà phê Việt Nam dùng để xuất khẩu và các chính sách nhà nước gần như không ảnh hưởng đến thị trường trong nước cũng như thế giới. Tuy nhiên, khi Việt Nam đã là một trong những nước xuất khẩu cà phê lớn nhất trên thế giới, Việt Nam cần phải thực hiện những chính sách vững chắc nhằm tránh tình trạng như thời gian vừa qua.

Chính sách tạm trữ có hiệu quả tức thì và mạnh đến giá cà phê trên thị trường, tuy nhiên các tác động này diễn ra trong ngắn hạn và người hưởng lợi chính là người kinh doanh xuất khẩu. 
Các chính sách tình thế khác như thưởng xuất khẩu, hỗ trợ vật tư v.v... tác dụng không rõ nét đối với người sản xuất cà phê, nhất là người nghèo. Một số chính sách khác như xây dựng cơ sở hạ tầng (đường sá v.v...) giảm bớt chi phí vận chuyển và giao dịch nội địa cũng không đem lại kết quả nhiều đối với người sản xuất cà phê.

Thu hẹp diện tích sản xuất là chính sách ảnh hưởng mạnh nhất đối với ngành và người trồng cà phê trong thời điểm hiện nay. Cùng với việc thu hẹp diện tích trồng cà phê, chính sách đa dạng hoá sản xuất đóng vai trò quan trọng trong việc đa dạng hoá thu nhập, tránh tình trạng phụ thuộc vào một loại cây trồng. 

Chính sách nghiên cứu và áp dụng khoa học công nghệ. Tăng cường đầu tư cho Viện Nghiên cứu cà phê, khuyến khích nghiên cứu và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, giảm giá thành, tăng chất lượng cà phê.

Hệ thống thông tin thị trường cần được tổ chức lại, nhắm vào trực tiếp phục vụ cho người sản xuất kinh doanh, nhất là người nghèo. Các thông tin giá cả thị trường của cà phê và cả các mặt hàng nông lâm sản khác cần được cung cấp kịp thời cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và nông dân thông qua các phương tiện thông tin liên lạc, thông tin đại chúng và thông tin cộng đồng, kết hợp cung cấp thông tin khoa học công nghệ, kỹ thuật sản xuất đầy đủ cho nông dân 

Một hệ thống chính sách cần được nghiên cứu và ban hành nhằm cải thiện giá trị cà phê nhờ tăng chất lượng qua chế biến, đặc biệt là khuyến khích sử dụng công nghệ chế biến ướt như chính sách tín dụng ưu đãi vốn đầu tư, tổ chức hệ thống hợp đồng liên kết nông dân và nhà máy, hình thành vùng nguyên liệu ổn định cho sản xuất. 

Trên qui mô rộng hơn, cần ban hành những chính sách để tăng khả năng cạnh tranh và giảm bớt rủi ro của ngành hàng cà phê như hình thành thị trường giao sau, hình thành quĩ bảo hiểm giá, tăng cường năng lực của doanh nghiệp xuất khẩu, phát triển kinh doanh cà phê chế biến, phát triển các thị trường có tiềm năng đặc biệt là thị trường Trung Quốc, các chính sách nhóm này, cùng các chính sách vĩ mô như cải thiện tỷ giá hối đoái, vượt ra khỏi khuôn khổ cấp tỉnh, cần được nghiên cứu trong nghiên cứu qui mô lớn hơn.   
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Nguồn: Điều tra chuỗi ngành hàng, Đăk Lăk, 3/2002





Hình 6-4: Các nước xuất khẩu sản phẩm thô luôn gánh chịu rủi ro
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Sơ đồ 3-1: Qui trình chế biến  cà phê
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Hình 5-2: Thị phần cà phê thế giới năm 2000
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Nguồn: DANIDA và UBND tỉnh §¨k L¨k, 6/2001.











Hình 6-1: Giá cà phê thế giới – biến động mạnh và có xu hướng giảm 1982-2002
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Hình 5-4: Sản lượng xuất khẩu cà phê của Việt Nam - giá thế giới
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� EMBED Excel.Chart.8 \s ���Nguồn: Dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê và Hải quan


























art.8 \s ���Nguồn: Dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê và Hải quan
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Hình2-1: Cơ cấu diện tích trồng cà phê phân theo vùng địa lý





Hình 2-2: Cơ cấu sản lượng cà phê phân theo vùng địa lý





Hình 5-3: Các nước nhập khẩu cà phê chính của Việt Nam năm 2001





Hình 5-1: Giá trong nước, xuất khẩu và thế giới, giai đoạn 1990 - 2001
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Hình 7.2 - Doanh thu xuất khẩu và hệ số co giãn của đường cầu
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  Nguồn: Tính dựa trên số liệu của Tổng cục thống kê và hải quan
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Hình 6-2: Sản lượng và thương mại cà phê thế giới (triệu tấn)





Hình 6-3: Sản lượng cà phê một số nước năm 2001 (triệu tấn)
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Nguồn: Trung tâm Thông tin, Bộ Nông nghiệp &PTNT, 2001.





Các DN chế biến và/hoặc xuất khẩu trực tiếp


Sản phẩm chế biến chính là nhân xô đã phân loại.





Sơ đồ 4-1: Kênh chế biến và tiêu thụ cà phê tỉnh Đăk Lăk năm 2001


(phân theo tỷ lệ bán, giá bình quân và loại sản phẩm)








� Phan Quốc Sủng,1995, trang 7-8.


� Phan Quốc Sủng, 1995, trang 5-7.


3 www.vicofa.org.vn


� Harrigan J., Loader R., và Thirtle C., 1992, trang 37.
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		Bảng 1. Những thông tin khái quát về cà phê

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		Sản lượng XK		Nghìn tấn		90		93		116		123		176		248		284		392		382		482		694

		Giá XK		USD/tÊn		810		816		788		903		1873		2411		1187		1253		1554		1213		683

		Tỷ giá		VND/USD		5374		9628		11172		10582		10908		11029		11016		11705		13393		14017		14182

		SL SX cả nước		Nghìn tấn		92		100		119		136		180		218		320		421		409		487		700

		Diện tích		Nghìn ha		119		115		104		101		124		186		254		340		371		397		517

		SL SX cà phê nhân Đak Lak		Tấn		28580		34061		53484		72710		109328		150000		212114		260337		263081		262365		385000

		Diện tích cà phê Đak Lak		Ha		69641		73327		79005		87251		101977		131119		153058		164988		169626		250830		264000

		SL cà phê xuất khẩu Đăk Lăk		Tấn				13361		19823		16954		39435		74154		82179		193303		197668		251717		340833

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		ha		21707		30147		54690		60754		66117		74605		83779		95575		131119		152724		185336

		Qui đổi đơn vị tính

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		Sản lượng XK		tấn		89600		93471		116175		122660		176385		248087		283700		391600		382000		482463		694000

		Giá XK		USD/tÊn		810		816		788		903		1873		2411		1187		1253		1554		1213		683

		Tỷ giá		VND/USD		5374		9628		11172		10582		10908		11029		11016		11705		13393		14017		14182

		SL SX cả nước		tấn		92000		100000		119200		136100		180000		218100		320100		420500		409300		486800		700000

		Diện tích		ha		119300		115100		103700		101300		123900		186400		254200		340300		370600		397400		516700

		SL SX cà phê nhân Đak Lak		tấn		28580		34061		53484		72710		109328		150000		212114		260337		263081		262365		385000

		Diện tích cà phê Đak Lak		ha		69641		73327		79005		87251		101977		131119		153058		164988		169626		250830		264000

		SL cà phê xuất khẩu Đăk Lăk		tấn				13361		19823		16954		39435		74154		82179		193303		197668		251717		340833

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		ha		21707		30147		54690		60754		66117		74605		83779		95575		131119		152724		185336

		Kiểu tăng trưởng cà phê ở Đăk Lăk

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		SL SX cà phê nhân Đak Lak		tấn		28580		34061		53484		72710		109328		150000		212114		260337		263081		262365		385000

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		ha		21707		30147		54690		60754		66117		74605		83779		95575		131119		152724		185336

		Năng suất		tấn/ha		1.32		1.13		0.98		1.20		1.65		2.01		2.53		2.72		2.01		1.72		2.08

		Giá XK		USD/tÊn		810		816		788		903		1873		2411		1187		1253		1554		1213		683

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk		USD		23149800		27786001		42120578		65658327		204717974		361655589		251796589		326103338		408941876		318264108		262955000

		Đổi sang Index

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		Năng suất				100		86		74		91		126		153		192		207		152		130		158

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk				100		139		252		280		305		344		386		440		604		704		854

		Giá XK				100		101		97		111		231		298		147		155		192		150		84

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk				100		120		182		284		884		1562		1088		1409		1767		1375		1136

		Tốc độ tăng trưởng

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		Năng suất		%		0		-14.19		-13.44		22.38		38.17		21.59		25.92		7.59		-26.34		-14.38		20.92

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		%		0		38.88		81.41		11.09		8.83		12.84		12.30		14.08		37.19		16.48		21.35		25

		Giá XK		%		0		0.71		-3.46		14.66		107.36		28.76		-50.76		5.52		24.09		-21.96		-43.70

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk		%		0		25.41		64.51		48.13		154.35		63.19		-12.54		27.19		34.94		-19.86		-1.42

		Tốc độ tăng trưởng bình quân theo giai đoạn

		TT		Đơn vị		1990-1994		1995-1997		1998-2000

		Năng suất		%		8.23		18		-7

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		%		35.05		13		25

		Giá XK		%		29.82		-5		-14

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk		%		73.10		26		5

		Tỷ trọng đóng góp cho tăng giá trị theo giai đoạn

		TT		Đơn vị		1990-1994		1995-1997		1998-2000

		Năng suất		%		11.26		70.80		-144.95

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		%		47.95		50.38		549.24

		Giá XK		%		40.79		-21.18		-304.29

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk		%		100.00		100.00		100.00





Ex. agr

		Một số mặt hàng nông lâm sản xuất khẩu chủ yếu từ 1990 - 2000

		Năm		Cà phê		Cao su		Tiêu		Điều		Bắp ngô		Mật ong		Gỗ

				tÊn		tÊn		tÊn		tÊn		tÊn		tÊn		(m3)

		1990

		1991		13360.5		1851		-		-				-		24898

		1992		19822.5		20		126		-				-		11978

		1993		16954.1		190		58		-				-		6700

		1994		39435		2145		207		-				-		2497

		1995		74154		3305		83		-		1100		-		1575

		1996		82179		4156		1280		68		15183		-		1012

		1997		193303		5107		1012		298				654		294

		1998		197668		5809		229		160				1296		249

		1999		251717		7435		68		64				453		32

		2000		340833		4585		118		88				670		685

		Nguồn: Sở NN & PTNT §¨k L¨k





Export Value

		Tổng giá trị xuất khẩu trên địa bàn

								DVT: 1.000 USD

		Năm		Tổng giá trị		Hàng nông lâm sản

				Xuất khẩu		Tổng		Nông sản		Lâm sản

		1990		15436

		1991		19350

		1992		12559

		1993		17208

		1994		83981

		1995		186449		184713		182991		1722

		1996		140718		140234		138904		1330

		1997		265505		260908		259427		1481

		1998		316470		316460		316288		172

		1999		318650		318638		318365		273

		2000		235446		235245		234729		516





Dtich

		Diện tích, sản lượng cà phê phân theo vùng/tỉnh năm 2000

		STT		Vùng/tỉnh		Tổng diện tích (ha)		Sản lượng (tấn)

		1		Đồng bằng sông hồng		70		50

		2		Đông Bắc		3275		406

		3		Tây Bắc		4441		499

		4		Bắc Trung Bộ		10878		6345

		5		Duyên Hải Nam Trung Bộ		3992		3201

		6		Tây Nguyên (không tính Đăk Lăk)		61402		87940

		7		§¨k L¨k		259030		369233

		8		Đông Nam Bộ		173645		230505

		9		Đồng Bằng Sông Cửu Long		5		10

		10		Cả nước		516738		698189

		STT		Vùng/tỉnh		Tổng diện tích (ha)		Sản lượng (tấn)

		1		§BSH + §BSCL		75		60

		2		Đông Bắc + Tây Bắc		7716		905

		3		Bắc + Duyên Hải Nam Trung Bộ		14870		9546

		4		Tây Nguyên (không tính Đăk Lăk)		61402		87940

		5		§¨k L¨k		259030		369233

		6		Đông Nam Bộ		173645		230505

						516738		698189
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ttnk

		Giá cà phê trong nước và quốc tế, 1990 - 2001 (USD/tấn)

		Năm		Giá trong nước		Giá xk		Giá thế giới

		1990		776		1032		1212

		1991		601		816		1098

		1992		612		788		962

		1993		797		903		1179

		1994		1642		1873		2639

		1995		2173		2411		2789

		1996		1404		1481		1820

		1997		1218		1260		1775

		1998		1298		1601		1935

		1999		1117		1213		1466

		2000		629		701		915

		2001		347		414		524
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		Tình hình nhập khẩu cà phê Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2001

		Thị trường nhập khẩu		Lượng (tấn)				Thị trường nhập khẩu		Lượng (tấn)

		Mỹ		110000				Mỹ		110000

		Đức		90000				EU		431000

		Bỉ		85000				Singapore		30000

		Thuỵ Sĩ		80000				Nhật Bản		29000

		Anh		50000				Khác		50000

		Tây Ban Nha		35000

		Hà Lan		34000

		Italia		32000

		Singapore		30000

		Nhật Bản		29000

		Pháp		25000

		Khác		50000
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Coffee

		

		Bảng 1. Những thông tin khái quát về cà phê

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		Sản lượng XK		Nghìn tấn		90		93		116		123		176		248		284		392		382		482		694

		Giá XK		USD/tÊn		810		816		788		903		1873		2411		1187		1253		1554		1213		683

		Tỷ giá		VND/USD		5374		9628		11172		10582		10908		11029		11016		11705		13393		14017		14182

		SL SX cả nước		Nghìn tấn		92		100		119		136		180		218		320		421		409		487		700

		Diện tích		Nghìn ha		119		115		104		101		124		186		254		340		371		397		517

		SL SX cà phê nhân Đak Lak		Tấn		28580		34061		53484		72710		109328		150000		212114		260337		263081		262365		385000

		Diện tích cà phê Đak Lak		Ha		69641		73327		79005		87251		101977		131119		153058		164988		169626		250830		264000

		SL cà phê xuất khẩu Đăk Lăk		Tấn				13361		19823		16954		39435		74154		82179		193303		197668		251717		340833

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		ha		21707		30147		54690		60754		66117		74605		83779		95575		131119		152724		185336

		Qui đổi đơn vị tính

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		Sản lượng XK		tấn		89600		93471		116175		122660		176385		248087		283700		391600		382000		482463		694000

		Giá XK		USD/tÊn		810		816		788		903		1873		2411		1187		1253		1554		1213		683

		Tỷ giá		VND/USD		5374		9628		11172		10582		10908		11029		11016		11705		13393		14017		14182

		SL SX cả nước		tấn		92000		100000		119200		136100		180000		218100		320100		420500		409300		486800		700000

		Diện tích		ha		119300		115100		103700		101300		123900		186400		254200		340300		370600		397400		516700

		SL SX cà phê nhân Đak Lak		tấn		28580		34061		53484		72710		109328		150000		212114		260337		263081		262365		385000

		Diện tích cà phê Đak Lak		ha		69641		73327		79005		87251		101977		131119		153058		164988		169626		250830		264000

		SL cà phê xuất khẩu Đăk Lăk		tấn				13361		19823		16954		39435		74154		82179		193303		197668		251717		340833

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		ha		21707		30147		54690		60754		66117		74605		83779		95575		131119		152724		185336

		Kiểu tăng trưởng cà phê ở Đăk Lăk

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		SL SX cà phê nhân Đak Lak		tấn		28580		34061		53484		72710		109328		150000		212114		260337		263081		262365		385000

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		ha		21707		30147		54690		60754		66117		74605		83779		95575		131119		152724		185336

		Năng suất		tấn/ha		1.32		1.13		0.98		1.20		1.65		2.01		2.53		2.72		2.01		1.72		2.08

		Giá XK		USD/tÊn		810		816		788		903		1873		2411		1187		1253		1554		1213		683

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk		USD		23149800		27786001		42120578		65658327		204717974		361655589		251796589		326103338		408941876		318264108		262955000

		Đổi sang Index

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		Năng suất				100		86		74		91		126		153		192		207		152		130		158

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk				100		139		252		280		305		344		386		440		604		704		854

		Giá XK				100		101		97		111		231		298		147		155		192		150		84

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk				100		120		182		284		884		1562		1088		1409		1767		1375		1136

		Tốc độ tăng trưởng

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		Năng suất		%		0		-14.19		-13.44		22.38		38.17		21.59		25.92		7.59		-26.34		-14.38		20.92

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		%		0		38.88		81.41		11.09		8.83		12.84		12.30		14.08		37.19		16.48		21.35		25

		Giá XK		%		0		0.71		-3.46		14.66		107.36		28.76		-50.76		5.52		24.09		-21.96		-43.70

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk		%		0		25.41		64.51		48.13		154.35		63.19		-12.54		27.19		34.94		-19.86		-1.42

		Tốc độ tăng trưởng bình quân theo giai đoạn

		TT		Đơn vị		1990-1994		1995-1997		1998-2000

		Năng suất		%		8.23		18		-7

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		%		35.05		13		25

		Giá XK		%		29.82		-5		-14

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk		%		73.10		26		5

		Tỷ trọng đóng góp cho tăng giá trị theo giai đoạn

		TT		Đơn vị		1990-1994		1995-1997		1998-2000

		Năng suất		%		11.26		70.80		-144.95

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		%		47.95		50.38		549.24

		Giá XK		%		40.79		-21.18		-304.29

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk		%		100.00		100.00		100.00





Ex. agr

		Một số mặt hàng nông lâm sản xuất khẩu chủ yếu từ 1990 - 2000

		Năm		Cà phê		Cao su		Tiêu		Điều		Bắp ngô		Mật ong		Gỗ

				tÊn		tÊn		tÊn		tÊn		tÊn		tÊn		(m3)

		1990

		1991		13360.5		1851		-		-				-		24898

		1992		19822.5		20		126		-				-		11978

		1993		16954.1		190		58		-				-		6700

		1994		39435		2145		207		-				-		2497

		1995		74154		3305		83		-		1100		-		1575

		1996		82179		4156		1280		68		15183		-		1012

		1997		193303		5107		1012		298				654		294

		1998		197668		5809		229		160				1296		249

		1999		251717		7435		68		64				453		32

		2000		340833		4585		118		88				670		685

		Nguồn: Sở NN & PTNT §¨k L¨k





Export Value

		Tổng giá trị xuất khẩu trên địa bàn

								DVT: 1.000 USD

		Năm		Tổng giá trị		Hàng nông lâm sản

				Xuất khẩu		Tổng		Nông sản		Lâm sản

		1990		15436

		1991		19350

		1992		12559

		1993		17208

		1994		83981

		1995		186449		184713		182991		1722

		1996		140718		140234		138904		1330

		1997		265505		260908		259427		1481

		1998		316470		316460		316288		172

		1999		318650		318638		318365		273

		2000		235446		235245		234729		516





Dtich

		Diện tích, sản lượng cà phê phân theo vùng/tỉnh năm 2000

		STT		Vùng/tỉnh		Tổng diện tích (ha)		Sản lượng (tấn)

		1		Đồng bằng sông hồng		70		50

		2		Đông Bắc		3275		406

		3		Tây Bắc		4441		499

		4		Bắc Trung Bộ		10878		6345

		5		Duyên Hải Nam Trung Bộ		3992		3201

		6		Tây Nguyên (không tính Đăk Lăk)		61402		87940

		7		§¨k L¨k		259030		369233

		8		Đông Nam Bộ		173645		230505

		9		Đồng Bằng Sông Cửu Long		5		10

		10		Cả nước		516738		698189

		STT		Vùng/tỉnh		Tổng diện tích (ha)		Sản lượng (tấn)

		1		§BSH + §BSCL		75		60

		2		Đông Bắc + Tây Bắc		7716		905

		3		Bắc + Duyên Hải Nam Trung Bộ		14870		9546

		4		Tây Nguyên (không tính Đăk Lăk)		61402		87940

		5		§¨k L¨k		259030		369233

		6		Đông Nam Bộ		173645		230505

						516738		698189
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Sản lượng (tấn)



ttnk

		Giá cà phê trong nước và quốc tế, 1990 - 2001 (USD/tấn)

		Năm		Giá trong nước		Giá xk		Giá thế giới

		1990		776		1032		1212

		1991		601		816		1098

		1992		612		788		962

		1993		797		903		1179

		1994		1642		1873		2639

		1995		2173		2411		2789

		1996		1404		1481		1820

		1997		1218		1260		1775

		1998		1298		1601		1935

		1999		1117		1213		1466

		2000		629		701		915

		2001		347		414		524
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de.es

		

		Tình hình nhập khẩu cà phê Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2001

		Thị trường nhập khẩu		Lượng (tấn)				Thị trường nhập khẩu		Lượng (tấn)

		Mỹ		110000				Mỹ		110000

		Đức		90000				EU		431000

		Bỉ		85000				Singapore		30000

		Thuỵ Sĩ		80000				Nhật Bản		29000

		Anh		50000				Khác		50000

		Tây Ban Nha		35000

		Hà Lan		34000

		Italia		32000

		Singapore		30000

		Nhật Bản		29000

		Pháp		25000

		Khác		50000
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Lượng (tấn)



MaxRe

		Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam giai đoạn 1990 đến nay

		Năm		Sản lượng xuất khẩu (000 tấn)		Kim ngạch xuất khẩu (triệu USD)

		1990		89.6		76.16

		1991		93.8		74

		1992		116.2		92

		1993		122.6		110.6

		1994		177		328.2

		1995		248.1		595.5

		1996		181.4		420

		1997		391.6		497.5

		1998		382		593.8

		1999		487.5		592

		2000		734		501

		2001		750		495

		`

		Năm		Sản lượng xuất khẩu (000 tấn)		Predicted P		P (USD)		Demand Elasticity

		1990		89.6				850.0

		1991		93.8				788.9

		1992		116.2				791.7

		1993		122.6				902.1

		1994		177		2155.7		1854.2		-8.4

		1995		248.1		1961.2		2400.2		-6.1

		1996		181.4		2143.7		2315.3		-7.5

		1997		391.6		1568.8		1270.4		-3.1

		1998		382		1595.0		1554.5		-2.8

		1999		487.5		1306.5		1214.4		-1.5

		2000		734		632.3		682.6		-0.6

		2001		750		588.5		660.0

		Pd = 2639.79 - 2.735*Qd

		SUMMARY OUTPUT

		Regression Statistics

		Multiple R		0.9300893522

		R Square		0.8650662032

		Adjusted R Square		0.842577237

		Standard Error		264.5245027816

		Observations		8

		ANOVA

				df		SS		MS		F		Significance F

		Regression		1		2691607.11706075		2691607.11706075		38.466250414		0.0008100574

		Residual		6		419839.275431269		69973.2125718782

		Total		7		3111446.39249202

				Coefficients		Standard Error		t Stat		P-value		Lower 95%		Upper 95%		Lower 95.0%		Upper 95.0%

		Intercept		2639.7901091375		207.0727629912		12.7481281024		0.000014298		2133.1009407782		3146.4792774969		2133.1009407782		3146.4792774969

		Sản lượng xuất khẩu (000 tấn)		-2.735027135		0.4409828625		-6.2021166076		0.0008100574		-3.8140741165		-1.6559801536		-3.8140741165		-1.6559801536

		RESIDUAL OUTPUT								PROBABILITY OUTPUT

		Observation		Predicted P (USD)		Residuals				Percentile		P (USD)

		1		2155.6903062412		-301.4530181056				6.25		660

		2		1961.2298769421		439.0119610264				18.75		682.5613079019

		3		2143.6561868471		171.6690612234				31.25		1214.358974359

		4		1568.7534830685		-298.3244738755				43.75		1270.429009193

		5		1595.0097435646		-40.5594817845				56.25		1554.4502617801

		6		1306.4643808213		-92.1054064623				68.75		1854.2372881356

		7		632.280192042		50.28111586				81.25		2315.3252480706

		8		588.5197578818		71.4802421182				93.75		2400.2418379686

		9		1227.0		327.5				70.8333333333		1554.4502617801

		10		1153.9		60.4				79.1666666667		1854.2372881356

		11		983.3		-300.7				87.5		2315.3252480706

		12		972.2		-312.2				95.8333333333		2400.2418379686
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		Sản lượng xuất khẩu (000 tấn)		Predicted P		Demand Elasticity		Revenue

		150		2229.5		-4.5		334

		200		2092.8		-3.3		419

		250		1956.0		-2.5		489

		300		1819.3		-2.0		546

		350		1682.5		-1.6		589

		400		1545.8		-1.3		618

		450		1409.0		-1.1		634

		480		1327.0		-1.0		637

		500		1272.3		-0.8		636

		550		1135.5		-0.7		625

		600		998.8		-0.5		599

		650		862.0		-0.4		560

		700		725.3		-0.3		508

		750		588.5				441
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Coffee

		

		Bảng 1. Những thông tin khái quát về cà phê

						Thực hiện

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001

		Sản lượng XK		Nghìn tấn		90		93		116		123		176		248		284		392		382		482		694		807

		Giá XK		USD/tÊn		810		816		788		903		1873		2411		1187		1253		1554		1213		683		433

		Tỷ giá		VND/USD		5374		9628		11172		10582		10908		11029		11016		11705		13393		14017		14182		15028

		SL SX cả nước		Nghìn tấn		92		100		119		136		180		218		320		421		409		487		700		847

		Diện tích		Nghìn ha		119		115		104		101		124		186		254		340		371		397		517		567

		SL SX cà phê nhân Đak Lak		Tấn		28580		34061		53484		72710		109328		150000		212114		260337		263081		262365		385000

		Diện tích cà phê Đak Lak		Ha		69641		73327		79005		87251		101977		131119		153058		164988		169626		250830		264000

		SL cà phê xuất khẩu Đăk Lăk		Tấn				13361		19823		16954		39435		74154		82179		193303		197668		251717		340833

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		ha		21707		30147		54690		60754		66117		74605		83779		95575		131119		152724		185336





Ex. agr

		Một số mặt hàng nông lâm sản xuất khẩu chủ yếu từ 1990 - 2000

		Năm		Cà phê		Cao su		Tiêu		Điều		Bắp ngô		Mật ong		Gỗ

				tÊn		tÊn		tÊn		tÊn		tÊn		tÊn		(m3)

		1990

		1991		13360.5		1851		-		-				-		24898

		1992		19822.5		20		126		-				-		11978

		1993		16954.1		190		58		-				-		6700

		1994		39435		2145		207		-				-		2497

		1995		74154		3305		83		-		1100		-		1575

		1996		82179		4156		1280		68		15183		-		1012

		1997		193303		5107		1012		298				654		294

		1998		197668		5809		229		160				1296		249

		1999		251717		7435		68		64				453		32

		2000		340833		4585		118		88				670		685

		Nguồn: Sở NN & PTNT §¨k L¨k





Export Value

		Tổng giá trị xuất khẩu trên địa bàn

								DVT: 1.000 USD

		Năm		Tổng giá trị		Hàng nông lâm sản

				Xuất khẩu		Tổng		Nông sản		Lâm sản

		1990		15436

		1991		19350

		1992		12559

		1993		17208

		1994		83981

		1995		186449		184713		182991		1722

		1996		140718		140234		138904		1330

		1997		265505		260908		259427		1481

		1998		316470		316460		316288		172

		1999		318650		318638		318365		273

		2000		235446		235245		234729		516





Dtich

		Diện tích, sản lượng cà phê phân theo vùng/tỉnh năm 2000

		STT		Vùng/tỉnh		Tổng diện tích (ha)		Sản lượng (tấn)

		1		Đồng bằng sông hồng		70		50

		2		Đông Bắc		3275		406

		3		Tây Bắc		4441		499

		4		Bắc Trung Bộ		10878		6345

		5		Duyên Hải Nam Trung Bộ		3992		3201

		6		Tây Nguyên (không tính Đăk Lăk)		61402		87940

		7		§¨k L¨k		259030		369233

		8		Đông Nam Bộ		173645		230505

		9		Đồng Bằng Sông Cửu Long		5		10

		10		Cả nước		516738		698189

		STT		Vùng/tỉnh		Tổng diện tích (ha)		Sản lượng (tấn)

		1		§BSH + §BSCL		75		60

		2		Đông Bắc + Tây Bắc		7716		905

		3		Bắc + Duyên Hải Nam Trung Bộ		14870		9546

		4		Tây Nguyên (không tính Đăk Lăk)		61402		87940

		5		§¨k L¨k		259030		369233

		6		Đông Nam Bộ		173645		230505

						516738		698189
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Coffee

		

		Bảng 1. Những thông tin khái quát về cà phê

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		Sản lượng XK		Nghìn tấn		90		93		116		123		176		248		284		392		382		482		694

		Giá XK		USD/tÊn		810		816		788		903		1873		2411		1187		1253		1554		1213		683

		Tỷ giá		VND/USD		5374		9628		11172		10582		10908		11029		11016		11705		13393		14017		14182

		SL SX cả nước		Nghìn tấn		92		100		119		136		180		218		320		421		409		487		700

		Diện tích		Nghìn ha		119		115		104		101		124		186		254		340		371		397		517

		SL SX cà phê nhân Đak Lak		Tấn		28580		34061		53484		72710		109328		150000		212114		260337		263081		262365		385000

		Diện tích cà phê Đak Lak		Ha		69641		73327		79005		87251		101977		131119		153058		164988		169626		250830		264000

		SL cà phê xuất khẩu Đăk Lăk		Tấn				13361		19823		16954		39435		74154		82179		193303		197668		251717		340833

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		ha		21707		30147		54690		60754		66117		74605		83779		95575		131119		152724		185336

		Qui đổi đơn vị tính

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		Sản lượng XK		tấn		89600		93471		116175		122660		176385		248087		283700		391600		382000		482463		694000

		Giá XK		USD/tÊn		810		816		788		903		1873		2411		1187		1253		1554		1213		683

		Tỷ giá		VND/USD		5374		9628		11172		10582		10908		11029		11016		11705		13393		14017		14182

		SL SX cả nước		tấn		92000		100000		119200		136100		180000		218100		320100		420500		409300		486800		700000

		Diện tích		ha		119300		115100		103700		101300		123900		186400		254200		340300		370600		397400		516700

		SL SX cà phê nhân Đak Lak		tấn		28580		34061		53484		72710		109328		150000		212114		260337		263081		262365		385000

		Diện tích cà phê Đak Lak		ha		69641		73327		79005		87251		101977		131119		153058		164988		169626		250830		264000

		SL cà phê xuất khẩu Đăk Lăk		tấn				13361		19823		16954		39435		74154		82179		193303		197668		251717		340833

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		ha		21707		30147		54690		60754		66117		74605		83779		95575		131119		152724		185336

		Kiểu tăng trưởng cà phê ở Đăk Lăk

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		SL SX cà phê nhân Đak Lak		tấn		28580		34061		53484		72710		109328		150000		212114		260337		263081		262365		385000

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		ha		21707		30147		54690		60754		66117		74605		83779		95575		131119		152724		185336

		Năng suất		tấn/ha		1.32		1.13		0.98		1.20		1.65		2.01		2.53		2.72		2.01		1.72		2.08

		Giá XK		USD/tÊn		810		816		788		903		1873		2411		1187		1253		1554		1213		683

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk		USD		23149800		27786001		42120578		65658327		204717974		361655589		251796589		326103338		408941876		318264108		262955000

		Đổi sang Index

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		Năng suất				100		86		74		91		126		153		192		207		152		130		158

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk				100		139		252		280		305		344		386		440		604		704		854

		Giá XK				100		101		97		111		231		298		147		155		192		150		84

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk				100		120		182		284		884		1562		1088		1409		1767		1375		1136

		Tốc độ tăng trưởng

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		Năng suất		%		0		-14.19		-13.44		22.38		38.17		21.59		25.92		7.59		-26.34		-14.38		20.92

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		%		0		38.88		81.41		11.09		8.83		12.84		12.30		14.08		37.19		16.48		21.35		25

		Giá XK		%		0		0.71		-3.46		14.66		107.36		28.76		-50.76		5.52		24.09		-21.96		-43.70

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk		%		0		25.41		64.51		48.13		154.35		63.19		-12.54		27.19		34.94		-19.86		-1.42

		Tốc độ tăng trưởng bình quân theo giai đoạn

		TT		Đơn vị		1990-1994		1995-1997		1998-2000

		Năng suất		%		8.23		18		-7

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		%		35.05		13		25

		Giá XK		%		29.82		-5		-14

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk		%		73.10		26		5

		Tỷ trọng đóng góp cho tăng giá trị theo giai đoạn

		TT		Đơn vị		1990-1994		1995-1997		1998-2000

		Năng suất		%		11.26		70.80		-144.95

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		%		47.95		50.38		549.24

		Giá XK		%		40.79		-21.18		-304.29

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk		%		100.00		100.00		100.00





Ex. agr

		Một số mặt hàng nông lâm sản xuất khẩu chủ yếu từ 1990 - 2000

		Năm		Cà phê		Cao su		Tiêu		Điều		Bắp ngô		Mật ong		Gỗ

				tÊn		tÊn		tÊn		tÊn		tÊn		tÊn		(m3)

		1990

		1991		13360.5		1851		-		-				-		24898

		1992		19822.5		20		126		-				-		11978

		1993		16954.1		190		58		-				-		6700

		1994		39435		2145		207		-				-		2497

		1995		74154		3305		83		-		1100		-		1575

		1996		82179		4156		1280		68		15183		-		1012

		1997		193303		5107		1012		298				654		294

		1998		197668		5809		229		160				1296		249

		1999		251717		7435		68		64				453		32

		2000		340833		4585		118		88				670		685

		Nguồn: Sở NN & PTNT §¨k L¨k





Export Value

		Tổng giá trị xuất khẩu trên địa bàn

								DVT: 1.000 USD

		Năm		Tổng giá trị		Hàng nông lâm sản

				Xuất khẩu		Tổng		Nông sản		Lâm sản

		1990		15436

		1991		19350

		1992		12559

		1993		17208

		1994		83981

		1995		186449		184713		182991		1722

		1996		140718		140234		138904		1330

		1997		265505		260908		259427		1481

		1998		316470		316460		316288		172

		1999		318650		318638		318365		273

		2000		235446		235245		234729		516





Dtich

		Diện tích, sản lượng cà phê phân theo vùng/tỉnh năm 2000

		STT		Vùng/tỉnh		Tổng diện tích (ha)		Sản lượng (tấn)

		1		Đồng bằng sông hồng		70		50

		2		Đông Bắc		3275		406

		3		Tây Bắc		4441		499

		4		Bắc Trung Bộ		10878		6345

		5		Duyên Hải Nam Trung Bộ		3992		3201

		6		Tây Nguyên (không tính Đăk Lăk)		61402		87940

		7		§¨k L¨k		259030		369233

		8		Đông Nam Bộ		173645		230505

		9		Đồng Bằng Sông Cửu Long		5		10

		10		Cả nước		516738		698189

		STT		Vùng/tỉnh		Tổng diện tích (ha)		Sản lượng (tấn)

		1		§BSH + §BSCL		75		60

		2		Đông Bắc + Tây Bắc		7716		905

		3		Bắc + Duyên Hải Nam Trung Bộ		14870		9546

		4		Tây Nguyên (không tính Đăk Lăk)		61402		87940

		5		§¨k L¨k		259030		369233

		6		Đông Nam Bộ		173645		230505

						516738		698189
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ttnk

		Giá cà phê trong nước và quốc tế, 1990 - 2001 (USD/tấn)

		Năm		Giá trong nước		Giá xk		Giá thế giới

		1990		776		1032		1212

		1991		601		816		1098

		1992		612		788		962

		1993		797		903		1179

		1994		1642		1873		2639

		1995		2173		2411		2789

		1996		1404		1481		1820

		1997		1218		1260		1775

		1998		1298		1601		1935

		1999		1117		1213		1466

		2000		629		701		915

		2001		347		414		524
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de.es

		

		Tình hình nhập khẩu cà phê Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2001

		Thị trường nhập khẩu		Lượng (tấn)				Thị trường nhập khẩu		Lượng (tấn)

		Mỹ		110000				Mỹ		110000

		Đức		90000				EU		431000

		Bỉ		85000				Singapore		30000

		Thuỵ Sĩ		80000				Nhật Bản		29000

		Anh		50000				Khác		50000

		Tây Ban Nha		35000

		Hà Lan		34000

		Italia		32000

		Singapore		30000

		Nhật Bản		29000

		Pháp		25000

		Khác		50000





de.es
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Lượng (tấn)



MaxRe

		Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam giai đoạn 1990 đến nay

		Năm		Sản lượng xuất khẩu (000 tấn)		Kim ngạch xuất khẩu (triệu USD)

		1990		89.6		76.16

		1991		93.8		74

		1992		116.2		92

		1993		122.6		110.6

		1994		177		328.2

		1995		248.1		595.5

		1996		181.4		420

		1997		391.6		497.5

		1998		382		593.8

		1999		487.5		592

		2000		734		501

		2001		750		495

		`

		Năm		Sản lượng xuất khẩu (000 tấn)		Predicted P		P (USD)		Demand Elasticity

		1990		89.6				850.0

		1991		93.8				788.9

		1992		116.2				791.7

		1993		122.6				902.1

		1994		177		2155.7		1854.2		-8.4

		1995		248.1		1961.2		2400.2		-6.1

		1996		181.4		2143.7		2315.3		-7.5

		1997		391.6		1568.8		1270.4		-3.1

		1998		382		1595.0		1554.5		-2.8

		1999		487.5		1306.5		1214.4		-1.5

		2000		734		632.3		682.6		-0.6

		2001		750		588.5		660.0

		Pd = 2639.79 - 2.735*Qd

		SUMMARY OUTPUT

		Regression Statistics

		Multiple R		0.9300893522

		R Square		0.8650662032

		Adjusted R Square		0.842577237

		Standard Error		264.5245027816

		Observations		8

		ANOVA

				df		SS		MS		F		Significance F

		Regression		1		2691607.11706075		2691607.11706075		38.466250414		0.0008100574

		Residual		6		419839.275431269		69973.2125718782

		Total		7		3111446.39249202

				Coefficients		Standard Error		t Stat		P-value		Lower 95%		Upper 95%		Lower 95.0%		Upper 95.0%

		Intercept		2639.7901091375		207.0727629912		12.7481281024		0.000014298		2133.1009407782		3146.4792774969		2133.1009407782		3146.4792774969

		Sản lượng xuất khẩu (000 tấn)		-2.735027135		0.4409828625		-6.2021166076		0.0008100574		-3.8140741165		-1.6559801536		-3.8140741165		-1.6559801536

		RESIDUAL OUTPUT								PROBABILITY OUTPUT

		Observation		Predicted P (USD)		Residuals				Percentile		P (USD)

		1		2155.6903062412		-301.4530181056				6.25		660

		2		1961.2298769421		439.0119610264				18.75		682.5613079019

		3		2143.6561868471		171.6690612234				31.25		1214.358974359

		4		1568.7534830685		-298.3244738755				43.75		1270.429009193

		5		1595.0097435646		-40.5594817845				56.25		1554.4502617801

		6		1306.4643808213		-92.1054064623				68.75		1854.2372881356

		7		632.280192042		50.28111586				81.25		2315.3252480706

		8		588.5197578818		71.4802421182				93.75		2400.2418379686

		9		1227.0		327.5				70.8333333333		1554.4502617801

		10		1153.9		60.4				79.1666666667		1854.2372881356

		11		983.3		-300.7				87.5		2315.3252480706

		12		972.2		-312.2				95.8333333333		2400.2418379686
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		Sản lượng xuất khẩu (000 tấn)		Predicted P		Demand Elasticity		Revenue

		150		2229.5		-4.5		334

		200		2092.8		-3.3		419

		250		1956.0		-2.5		489

		300		1819.3		-2.0		546

		350		1682.5		-1.6		589

		400		1545.8		-1.3		618

		450		1409.0		-1.1		634

		480		1327.0		-1.0		637

		500		1272.3		-0.8		636

		550		1135.5		-0.7		625

		600		998.8		-0.5		599

		650		862.0		-0.4		560

		700		725.3		-0.3		508
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Coffee

		

		Bảng 1. Những thông tin khái quát về cà phê

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		Sản lượng XK		Nghìn tấn		90		93		116		123		176		248		284		392		382		482		694

		Giá XK		USD/tÊn		810		816		788		903		1873		2411		1187		1253		1554		1213		683

		Tỷ giá		VND/USD		5374		9628		11172		10582		10908		11029		11016		11705		13393		14017		14182

		SL SX cả nước		Nghìn tấn		92		100		119		136		180		218		320		421		409		487		700

		Diện tích		Nghìn ha		119		115		104		101		124		186		254		340		371		397		517

		SL SX cà phê nhân Đak Lak		Tấn		28580		34061		53484		72710		109328		150000		212114		260337		263081		262365		385000

		Diện tích cà phê Đak Lak		Ha		69641		73327		79005		87251		101977		131119		153058		164988		169626		250830		264000

		SL cà phê xuất khẩu Đăk Lăk		Tấn				13361		19823		16954		39435		74154		82179		193303		197668		251717		340833

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		ha		21707		30147		54690		60754		66117		74605		83779		95575		131119		152724		185336

		Qui đổi đơn vị tính

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		Sản lượng XK		tấn		89600		93471		116175		122660		176385		248087		283700		391600		382000		482463		694000

		Giá XK		USD/tÊn		810		816		788		903		1873		2411		1187		1253		1554		1213		683

		Tỷ giá		VND/USD		5374		9628		11172		10582		10908		11029		11016		11705		13393		14017		14182

		SL SX cả nước		tấn		92000		100000		119200		136100		180000		218100		320100		420500		409300		486800		700000

		Diện tích		ha		119300		115100		103700		101300		123900		186400		254200		340300		370600		397400		516700

		SL SX cà phê nhân Đak Lak		tấn		28580		34061		53484		72710		109328		150000		212114		260337		263081		262365		385000

		Diện tích cà phê Đak Lak		ha		69641		73327		79005		87251		101977		131119		153058		164988		169626		250830		264000

		SL cà phê xuất khẩu Đăk Lăk		tấn				13361		19823		16954		39435		74154		82179		193303		197668		251717		340833

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		ha		21707		30147		54690		60754		66117		74605		83779		95575		131119		152724		185336

		Kiểu tăng trưởng cà phê ở Đăk Lăk

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		SL SX cà phê nhân Đak Lak		tấn		28580		34061		53484		72710		109328		150000		212114		260337		263081		262365		385000

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		ha		21707		30147		54690		60754		66117		74605		83779		95575		131119		152724		185336

		Năng suất		tấn/ha		1.32		1.13		0.98		1.20		1.65		2.01		2.53		2.72		2.01		1.72		2.08

		Giá XK		USD/tÊn		810		816		788		903		1873		2411		1187		1253		1554		1213		683

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk		USD		23149800		27786001		42120578		65658327		204717974		361655589		251796589		326103338		408941876		318264108		262955000

		Đổi sang Index

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		Năng suất				100		86		74		91		126		153		192		207		152		130		158

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk				100		139		252		280		305		344		386		440		604		704		854

		Giá XK				100		101		97		111		231		298		147		155		192		150		84

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk				100		120		182		284		884		1562		1088		1409		1767		1375		1136

		Tốc độ tăng trưởng

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		Năng suất		%		0		-14.19		-13.44		22.38		38.17		21.59		25.92		7.59		-26.34		-14.38		20.92

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		%		0		38.88		81.41		11.09		8.83		12.84		12.30		14.08		37.19		16.48		21.35		25

		Giá XK		%		0		0.71		-3.46		14.66		107.36		28.76		-50.76		5.52		24.09		-21.96		-43.70

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk		%		0		25.41		64.51		48.13		154.35		63.19		-12.54		27.19		34.94		-19.86		-1.42

		Tốc độ tăng trưởng bình quân theo giai đoạn

		TT		Đơn vị		1990-1994		1995-1997		1998-2000

		Năng suất		%		8.23		18		-7

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		%		35.05		13		25

		Giá XK		%		29.82		-5		-14

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk		%		73.10		26		5

		Tỷ trọng đóng góp cho tăng giá trị theo giai đoạn

		TT		Đơn vị		1990-1994		1995-1997		1998-2000

		Năng suất		%		11.26		70.80		-144.95

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		%		47.95		50.38		549.24

		Giá XK		%		40.79		-21.18		-304.29

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk		%		100.00		100.00		100.00





Ex. agr

		Một số mặt hàng nông lâm sản xuất khẩu chủ yếu từ 1990 - 2000

		Năm		Cà phê		Cao su		Tiêu		Điều		Bắp ngô		Mật ong		Gỗ

				tÊn		tÊn		tÊn		tÊn		tÊn		tÊn		(m3)

		1990

		1991		13360.5		1851		-		-				-		24898

		1992		19822.5		20		126		-				-		11978

		1993		16954.1		190		58		-				-		6700

		1994		39435		2145		207		-				-		2497

		1995		74154		3305		83		-		1100		-		1575

		1996		82179		4156		1280		68		15183		-		1012

		1997		193303		5107		1012		298				654		294

		1998		197668		5809		229		160				1296		249

		1999		251717		7435		68		64				453		32

		2000		340833		4585		118		88				670		685

		Nguồn: Sở NN & PTNT §¨k L¨k





Export Value

		Tổng giá trị xuất khẩu trên địa bàn

								DVT: 1.000 USD

		Năm		Tổng giá trị		Hàng nông lâm sản

				Xuất khẩu		Tổng		Nông sản		Lâm sản

		1990		15436

		1991		19350

		1992		12559

		1993		17208

		1994		83981

		1995		186449		184713		182991		1722

		1996		140718		140234		138904		1330

		1997		265505		260908		259427		1481

		1998		316470		316460		316288		172

		1999		318650		318638		318365		273

		2000		235446		235245		234729		516





Dtich

		Diện tích, sản lượng cà phê phân theo vùng/tỉnh năm 2000

		STT		Vùng/tỉnh		Tổng diện tích (ha)		Sản lượng (tấn)

		1		Đồng bằng sông hồng		70		50

		2		Đông Bắc		3275		406

		3		Tây Bắc		4441		499

		4		Bắc Trung Bộ		10878		6345

		5		Duyên Hải Nam Trung Bộ		3992		3201

		6		Tây Nguyên (không tính Đăk Lăk)		61402		87940

		7		§¨k L¨k		259030		369233

		8		Đông Nam Bộ		173645		230505

		9		Đồng Bằng Sông Cửu Long		5		10

		10		Cả nước		516738		698189

		STT		Vùng/tỉnh		Tổng diện tích (ha)		Sản lượng (tấn)

		1		§BSH + §BSCL		75		60

		2		Đông Bắc + Tây Bắc		7716		905

		3		Bắc + Duyên Hải Nam Trung Bộ		14870		9546

		4		Tây Nguyên (không tính Đăk Lăk)		61402		87940

		5		§¨k L¨k		259030		369233

		6		Đông Nam Bộ		173645		230505

						516738		698189
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		Giá cà phê trong nước và quốc tế, 1990 - 2001 (USD/tấn)

		Năm		Giá trong nước		Giá xk		Giá thế giới

		1990		776		1032		1212

		1991		601		816		1098

		1992		612		788		962

		1993		797		903		1179

		1994		1642		1873		2639

		1995		2173		2411		2789

		1996		1404		1481		1820

		1997		1218		1260		1775

		1998		1298		1601		1935

		1999		1117		1213		1466

		2000		629		701		915

		2001		347		414		524
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Revenue

Lượng xuất khẩu theo thứ tự từ năm 1989 đến năm 2001

Doanh thu xuất khẩu (triệu USD)
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Coffee

		

		Bảng 1. Những thông tin khái quát về cà phê

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		Sản lượng XK		Nghìn tấn		90		93		116		123		176		248		284		392		382		482		694

		Giá XK		USD/tÊn		810		816		788		903		1873		2411		1187		1253		1554		1213		683

		Tỷ giá		VND/USD		5374		9628		11172		10582		10908		11029		11016		11705		13393		14017		14182

		SL SX cả nước		Nghìn tấn		92		100		119		136		180		218		320		421		409		487		700

		Diện tích		Nghìn ha		119		115		104		101		124		186		254		340		371		397		517

		SL SX cà phê nhân Đak Lak		Tấn		28580		34061		53484		72710		109328		150000		212114		260337		263081		262365		385000

		Diện tích cà phê Đak Lak		Ha		69641		73327		79005		87251		101977		131119		153058		164988		169626		250830		264000

		SL cà phê xuất khẩu Đăk Lăk		Tấn				13361		19823		16954		39435		74154		82179		193303		197668		251717		340833

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		ha		21707		30147		54690		60754		66117		74605		83779		95575		131119		152724		185336

		Qui đổi đơn vị tính

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		Sản lượng XK		tấn		89600		93471		116175		122660		176385		248087		283700		391600		382000		482463		694000

		Giá XK		USD/tÊn		810		816		788		903		1873		2411		1187		1253		1554		1213		683

		Tỷ giá		VND/USD		5374		9628		11172		10582		10908		11029		11016		11705		13393		14017		14182

		SL SX cả nước		tấn		92000		100000		119200		136100		180000		218100		320100		420500		409300		486800		700000

		Diện tích		ha		119300		115100		103700		101300		123900		186400		254200		340300		370600		397400		516700

		SL SX cà phê nhân Đak Lak		tấn		28580		34061		53484		72710		109328		150000		212114		260337		263081		262365		385000

		Diện tích cà phê Đak Lak		ha		69641		73327		79005		87251		101977		131119		153058		164988		169626		250830		264000

		SL cà phê xuất khẩu Đăk Lăk		tấn				13361		19823		16954		39435		74154		82179		193303		197668		251717		340833

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		ha		21707		30147		54690		60754		66117		74605		83779		95575		131119		152724		185336

		Kiểu tăng trưởng cà phê ở Đăk Lăk

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		SL SX cà phê nhân Đak Lak		tấn		28580		34061		53484		72710		109328		150000		212114		260337		263081		262365		385000

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		ha		21707		30147		54690		60754		66117		74605		83779		95575		131119		152724		185336

		Năng suất		tấn/ha		1.32		1.13		0.98		1.20		1.65		2.01		2.53		2.72		2.01		1.72		2.08

		Giá XK		USD/tÊn		810		816		788		903		1873		2411		1187		1253		1554		1213		683

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk		USD		23149800		27786001		42120578		65658327		204717974		361655589		251796589		326103338		408941876		318264108		262955000

		Đổi sang Index

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		Năng suất				100		86		74		91		126		153		192		207		152		130		158

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk				100		139		252		280		305		344		386		440		604		704		854

		Giá XK				100		101		97		111		231		298		147		155		192		150		84

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk				100		120		182		284		884		1562		1088		1409		1767		1375		1136

		Tốc độ tăng trưởng

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		Năng suất		%		0		-14.19		-13.44		22.38		38.17		21.59		25.92		7.59		-26.34		-14.38		20.92

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		%		0		38.88		81.41		11.09		8.83		12.84		12.30		14.08		37.19		16.48		21.35		25

		Giá XK		%		0		0.71		-3.46		14.66		107.36		28.76		-50.76		5.52		24.09		-21.96		-43.70

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk		%		0		25.41		64.51		48.13		154.35		63.19		-12.54		27.19		34.94		-19.86		-1.42

		Tốc độ tăng trưởng bình quân theo giai đoạn

		TT		Đơn vị		1990-1994		1995-1997		1998-2000

		Năng suất		%		8.23		18		-7

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		%		35.05		13		25

		Giá XK		%		29.82		-5		-14

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk		%		73.10		26		5

		Tỷ trọng đóng góp cho tăng giá trị theo giai đoạn

		TT		Đơn vị		1990-1994		1995-1997		1998-2000

		Năng suất		%		11.26		70.80		-144.95

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		%		47.95		50.38		549.24

		Giá XK		%		40.79		-21.18		-304.29

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk		%		100.00		100.00		100.00





Ex. agr

		Một số mặt hàng nông lâm sản xuất khẩu chủ yếu từ 1990 - 2000

		Năm		Cà phê		Cao su		Tiêu		Điều		Bắp ngô		Mật ong		Gỗ

				tÊn		tÊn		tÊn		tÊn		tÊn		tÊn		(m3)

		1990

		1991		13360.5		1851		-		-				-		24898

		1992		19822.5		20		126		-				-		11978

		1993		16954.1		190		58		-				-		6700

		1994		39435		2145		207		-				-		2497

		1995		74154		3305		83		-		1100		-		1575

		1996		82179		4156		1280		68		15183		-		1012

		1997		193303		5107		1012		298				654		294

		1998		197668		5809		229		160				1296		249

		1999		251717		7435		68		64				453		32

		2000		340833		4585		118		88				670		685

		Nguồn: Sở NN & PTNT §¨k L¨k





Export Value

		Tổng giá trị xuất khẩu trên địa bàn

								DVT: 1.000 USD

		Năm		Tổng giá trị		Hàng nông lâm sản

				Xuất khẩu		Tổng		Nông sản		Lâm sản

		1990		15436

		1991		19350

		1992		12559

		1993		17208

		1994		83981

		1995		186449		184713		182991		1722

		1996		140718		140234		138904		1330

		1997		265505		260908		259427		1481

		1998		316470		316460		316288		172

		1999		318650		318638		318365		273

		2000		235446		235245		234729		516





Dtich

		Diện tích, sản lượng cà phê phân theo vùng/tỉnh năm 2000

		STT		Vùng/tỉnh		Tổng diện tích (ha)		Sản lượng (tấn)

		1		Đồng bằng sông hồng		70		50

		2		Đông Bắc		3275		406

		3		Tây Bắc		4441		499

		4		Bắc Trung Bộ		10878		6345

		5		Duyên Hải Nam Trung Bộ		3992		3201

		6		Tây Nguyên (không tính Đăk Lăk)		61402		87940

		7		§¨k L¨k		259030		369233

		8		Đông Nam Bộ		173645		230505

		9		Đồng Bằng Sông Cửu Long		5		10

		10		Cả nước		516738		698189

		STT		Vùng/tỉnh		Tổng diện tích (ha)		Sản lượng (tấn)

		1		§BSH + §BSCL		75		60

		2		Đông Bắc + Tây Bắc		7716		905

		3		Bắc + Duyên Hải Nam Trung Bộ		14870		9546

		4		Tây Nguyên (không tính Đăk Lăk)		61402		87940

		5		§¨k L¨k		259030		369233

		6		Đông Nam Bộ		173645		230505

						516738		698189
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ttnk

		Giá cà phê trong nước và quốc tế, 1990 - 2001 (USD/tấn)

		Năm		Giá trong nước		Giá xk		Giá thế giới

		1990		776		1032		1212

		1991		601		816		1098

		1992		612		788		962

		1993		797		903		1179

		1994		1642		1873		2639

		1995		2173		2411		2789

		1996		1404		1481		1820

		1997		1218		1260		1775

		1998		1298		1601		1935

		1999		1117		1213		1466

		2000		629		701		915

		2001		347		414		524
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de.es

		

		Tình hình nhập khẩu cà phê Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2001

		Thị trường nhập khẩu		Lượng (tấn)				Thị trường nhập khẩu		Lượng (tấn)

		Mỹ		110000				Mỹ		110000

		Đức		90000				EU		431000

		Bỉ		85000				Singapore		30000

		Thuỵ Sĩ		80000				Nhật Bản		29000

		Anh		50000				Khác		50000

		Tây Ban Nha		35000

		Hà Lan		34000

		Italia		32000

		Singapore		30000

		Nhật Bản		29000

		Pháp		25000

		Khác		50000





de.es
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MaxRe

		Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam giai đoạn 1990 đến nay

		Năm		Sản lượng xuất khẩu (000 tấn)		Kim ngạch xuất khẩu (triệu USD)

		1990		89.6		76.16

		1991		93.8		74

		1992		116.2		92

		1993		122.6		110.6

		1994		177		328.2

		1995		248.1		595.5

		1996		181.4		420

		1997		391.6		497.5

		1998		382		593.8

		1999		487.5		592

		2000		734		501

		2001		750		495

		`

		Năm		Sản lượng xuất khẩu (000 tấn)		Predicted P		P (USD)		Demand Elasticity

		1994		177		2155.7		1854.2		-8.4

		1995		248.1		1961.2		2400.2		-6.1

		1996		181.4		2143.7		2315.3		-7.5

		1997		391.6		1568.8		1270.4		-3.1

		1998		382		1595.0		1554.5		-2.8

		1999		487.5		1306.5		1214.4		-1.5

		2000		734		632.3		682.6		-0.6

		2001		750		588.5		660.0

		Pd = 2639.79 - 2.735*Qd

		SUMMARY OUTPUT

		Regression Statistics

		Multiple R		0.9300893522

		R Square		0.8650662032

		Adjusted R Square		0.842577237

		Standard Error		264.5245027816

		Observations		8

		ANOVA

				df		SS		MS		F		Significance F

		Regression		1		2691607.11706075		2691607.11706075		38.466250414		0.0008100574

		Residual		6		419839.275431269		69973.2125718782

		Total		7		3111446.39249202

				Coefficients		Standard Error		t Stat		P-value		Lower 95%		Upper 95%		Lower 95.0%		Upper 95.0%

		Intercept		2639.7901091375		207.0727629912		12.7481281024		0.000014298		2133.1009407782		3146.4792774969		2133.1009407782		3146.4792774969

		Sản lượng xuất khẩu (000 tấn)		-2.735027135		0.4409828625		-6.2021166076		0.0008100574		-3.8140741165		-1.6559801536		-3.8140741165		-1.6559801536

		RESIDUAL OUTPUT								PROBABILITY OUTPUT

		Observation		Predicted P (USD)		Residuals				Percentile		P (USD)

		1		2155.6903062412		-301.4530181056				6.25		660

		2		1961.2298769421		439.0119610264				18.75		682.5613079019

		3		2143.6561868471		171.6690612234				31.25		1214.358974359

		4		1568.7534830685		-298.3244738755				43.75		1270.429009193

		5		1595.0097435646		-40.5594817845				56.25		1554.4502617801

		6		1306.4643808213		-92.1054064623				68.75		1854.2372881356

		7		632.280192042		50.28111586				81.25		2315.3252480706

		8		588.5197578818		71.4802421182				93.75		2400.2418379686

		9		1227.0		327.5				70.8333333333		1554.4502617801

		10		1153.9		60.4				79.1666666667		1854.2372881356

		11		983.3		-300.7				87.5		2315.3252480706

		12		972.2		-312.2				95.8333333333		2400.2418379686
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Residuals
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Sản lượng xuất khẩu (000 tấn)

Residuals
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		Sản lượng xuất khẩu (000 tấn)		Predicted P		Demand Elasticity		Revenue

		150		2229.5		-4.5		334

		200		2092.8		-3.3		419

		250		1956.0		-2.5		489

		300		1819.3		-2.0		546

		350		1682.5		-1.6		589

		400		1545.8		-1.3		618

		450		1409.0		-1.1		634

		480		1327.0		-1.0		637

		500		1272.3		-0.8		636

		550		1135.5		-0.7		625

		600		998.8		-0.5		599

		650		862.0		-0.4		560

		700		725.3		-0.3		508

		750		588.5				441
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Chart2

		§BSH + §BSCL

		Đông Bắc + Tây Bắc

		Bắc + Duyên Hải Nam Trung Bộ

		Tây Nguyên (không tính Đăk Lăk)

		§¨k L¨k

		Đông Nam Bộ



Tổng diện tích (ha)
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Coffee

		

		Bảng 1. Những thông tin khái quát về cà phê

						Thực hiện

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001

		Sản lượng XK		Nghìn tấn		90		93		116		123		176		248		284		392		382		482		694		807

		Giá XK		USD/tÊn		810		816		788		903		1873		2411		1187		1253		1554		1213		683		433

		Tỷ giá		VND/USD		5374		9628		11172		10582		10908		11029		11016		11705		13393		14017		14182		15028

		SL SX cả nước		Nghìn tấn		92		100		119		136		180		218		320		421		409		487		700		847

		Diện tích		Nghìn ha		119		115		104		101		124		186		254		340		371		397		517		567

		SL SX cà phê nhân Đak Lak		Tấn		28580		34061		53484		72710		109328		150000		212114		260337		263081		262365		385000

		Diện tích cà phê Đak Lak		Ha		69641		73327		79005		87251		101977		131119		153058		164988		169626		250830		264000

		SL cà phê xuất khẩu Đăk Lăk		Tấn				13361		19823		16954		39435		74154		82179		193303		197668		251717		340833

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		ha		21707		30147		54690		60754		66117		74605		83779		95575		131119		152724		185336





Ex. agr

		Một số mặt hàng nông lâm sản xuất khẩu chủ yếu từ 1990 - 2000

		Năm		Cà phê		Cao su		Tiêu		Điều		Bắp ngô		Mật ong		Gỗ

				tÊn		tÊn		tÊn		tÊn		tÊn		tÊn		(m3)

		1990

		1991		13360.5		1851		-		-				-		24898

		1992		19822.5		20		126		-				-		11978

		1993		16954.1		190		58		-				-		6700

		1994		39435		2145		207		-				-		2497

		1995		74154		3305		83		-		1100		-		1575

		1996		82179		4156		1280		68		15183		-		1012

		1997		193303		5107		1012		298				654		294

		1998		197668		5809		229		160				1296		249

		1999		251717		7435		68		64				453		32

		2000		340833		4585		118		88				670		685

		Nguồn: Sở NN & PTNT §¨k L¨k





Export Value

		Tổng giá trị xuất khẩu trên địa bàn

								DVT: 1.000 USD

		Năm		Tổng giá trị		Hàng nông lâm sản

				Xuất khẩu		Tổng		Nông sản		Lâm sản

		1990		15436

		1991		19350

		1992		12559

		1993		17208

		1994		83981

		1995		186449		184713		182991		1722

		1996		140718		140234		138904		1330

		1997		265505		260908		259427		1481

		1998		316470		316460		316288		172

		1999		318650		318638		318365		273

		2000		235446		235245		234729		516





Dtich

		Diện tích, sản lượng cà phê phân theo vùng/tỉnh năm 2000

		STT		Vùng/tỉnh		Tổng diện tích (ha)		Sản lượng (tấn)

		1		Đồng bằng sông hồng		70		50

		2		Đông Bắc		3275		406

		3		Tây Bắc		4441		499

		4		Bắc Trung Bộ		10878		6345

		5		Duyên Hải Nam Trung Bộ		3992		3201

		6		Tây Nguyên (không tính Đăk Lăk)		61402		87940

		7		§¨k L¨k		259030		369233

		8		Đông Nam Bộ		173645		230505

		9		Đồng Bằng Sông Cửu Long		5		10

		10		Cả nước		516738		698189

		STT		Vùng/tỉnh		Tổng diện tích (ha)		Sản lượng (tấn)

		1		§BSH + §BSCL		75		60

		2		Đông Bắc + Tây Bắc		7716		905

		3		Bắc + Duyên Hải Nam Trung Bộ		14870		9546

		4		Tây Nguyên (không tính Đăk Lăk)		61402		87940

		5		§¨k L¨k		259030		369233

		6		Đông Nam Bộ		173645		230505

						516738		698189
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Predicted P

Lượng xuất khẩu theo thứ tự từ năm 1989 đến năm 2001

Gía xuất khẩu (USD/tấn)

2229.54

2092.79

1956.04

1819.29

1682.54

1545.79

1409.04

1326.99

1272.29

1135.54

998.79

862.04

725.29

588.54



Coffee

		

		Bảng 1. Những thông tin khái quát về cà phê

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		Sản lượng XK		Nghìn tấn		90		93		116		123		176		248		284		392		382		482		694

		Giá XK		USD/tÊn		810		816		788		903		1873		2411		1187		1253		1554		1213		683

		Tỷ giá		VND/USD		5374		9628		11172		10582		10908		11029		11016		11705		13393		14017		14182

		SL SX cả nước		Nghìn tấn		92		100		119		136		180		218		320		421		409		487		700

		Diện tích		Nghìn ha		119		115		104		101		124		186		254		340		371		397		517

		SL SX cà phê nhân Đak Lak		Tấn		28580		34061		53484		72710		109328		150000		212114		260337		263081		262365		385000

		Diện tích cà phê Đak Lak		Ha		69641		73327		79005		87251		101977		131119		153058		164988		169626		250830		264000

		SL cà phê xuất khẩu Đăk Lăk		Tấn				13361		19823		16954		39435		74154		82179		193303		197668		251717		340833

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		ha		21707		30147		54690		60754		66117		74605		83779		95575		131119		152724		185336

		Qui đổi đơn vị tính

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		Sản lượng XK		tấn		89600		93471		116175		122660		176385		248087		283700		391600		382000		482463		694000

		Giá XK		USD/tÊn		810		816		788		903		1873		2411		1187		1253		1554		1213		683

		Tỷ giá		VND/USD		5374		9628		11172		10582		10908		11029		11016		11705		13393		14017		14182

		SL SX cả nước		tấn		92000		100000		119200		136100		180000		218100		320100		420500		409300		486800		700000

		Diện tích		ha		119300		115100		103700		101300		123900		186400		254200		340300		370600		397400		516700

		SL SX cà phê nhân Đak Lak		tấn		28580		34061		53484		72710		109328		150000		212114		260337		263081		262365		385000

		Diện tích cà phê Đak Lak		ha		69641		73327		79005		87251		101977		131119		153058		164988		169626		250830		264000

		SL cà phê xuất khẩu Đăk Lăk		tấn				13361		19823		16954		39435		74154		82179		193303		197668		251717		340833

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		ha		21707		30147		54690		60754		66117		74605		83779		95575		131119		152724		185336

		Kiểu tăng trưởng cà phê ở Đăk Lăk

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		SL SX cà phê nhân Đak Lak		tấn		28580		34061		53484		72710		109328		150000		212114		260337		263081		262365		385000

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		ha		21707		30147		54690		60754		66117		74605		83779		95575		131119		152724		185336

		Năng suất		tấn/ha		1.32		1.13		0.98		1.20		1.65		2.01		2.53		2.72		2.01		1.72		2.08

		Giá XK		USD/tÊn		810		816		788		903		1873		2411		1187		1253		1554		1213		683

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk		USD		23149800		27786001		42120578		65658327		204717974		361655589		251796589		326103338		408941876		318264108		262955000

		Đổi sang Index

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		Năng suất				100		86		74		91		126		153		192		207		152		130		158

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk				100		139		252		280		305		344		386		440		604		704		854

		Giá XK				100		101		97		111		231		298		147		155		192		150		84

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk				100		120		182		284		884		1562		1088		1409		1767		1375		1136

		Tốc độ tăng trưởng

		TT		Đơn vị		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000

		Năng suất		%		0		-14.19		-13.44		22.38		38.17		21.59		25.92		7.59		-26.34		-14.38		20.92

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		%		0		38.88		81.41		11.09		8.83		12.84		12.30		14.08		37.19		16.48		21.35		25

		Giá XK		%		0		0.71		-3.46		14.66		107.36		28.76		-50.76		5.52		24.09		-21.96		-43.70

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk		%		0		25.41		64.51		48.13		154.35		63.19		-12.54		27.19		34.94		-19.86		-1.42

		Tốc độ tăng trưởng bình quân theo giai đoạn

		TT		Đơn vị		1990-1994		1995-1997		1998-2000

		Năng suất		%		8.23		18		-7

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		%		35.05		13		25

		Giá XK		%		29.82		-5		-14

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk		%		73.10		26		5

		Tỷ trọng đóng góp cho tăng giá trị theo giai đoạn

		TT		Đơn vị		1990-1994		1995-1997		1998-2000

		Năng suất		%		11.26		70.80		-144.95

		Diện tích cho sản phẩm Đăk Lăk		%		47.95		50.38		549.24

		Giá XK		%		40.79		-21.18		-304.29

		Giá trị sản xuất cà phê tại Đăk Lăk		%		100.00		100.00		100.00





Ex. agr

		Một số mặt hàng nông lâm sản xuất khẩu chủ yếu từ 1990 - 2000

		Năm		Cà phê		Cao su		Tiêu		Điều		Bắp ngô		Mật ong		Gỗ

				tÊn		tÊn		tÊn		tÊn		tÊn		tÊn		(m3)

		1990

		1991		13360.5		1851		-		-				-		24898

		1992		19822.5		20		126		-				-		11978

		1993		16954.1		190		58		-				-		6700

		1994		39435		2145		207		-				-		2497

		1995		74154		3305		83		-		1100		-		1575

		1996		82179		4156		1280		68		15183		-		1012

		1997		193303		5107		1012		298				654		294

		1998		197668		5809		229		160				1296		249

		1999		251717		7435		68		64				453		32

		2000		340833		4585		118		88				670		685

		Nguồn: Sở NN & PTNT §¨k L¨k





Export Value

		Tổng giá trị xuất khẩu trên địa bàn

								DVT: 1.000 USD

		Năm		Tổng giá trị		Hàng nông lâm sản

				Xuất khẩu		Tổng		Nông sản		Lâm sản

		1990		15436

		1991		19350

		1992		12559

		1993		17208

		1994		83981

		1995		186449		184713		182991		1722

		1996		140718		140234		138904		1330

		1997		265505		260908		259427		1481

		1998		316470		316460		316288		172

		1999		318650		318638		318365		273

		2000		235446		235245		234729		516





Dtich

		Diện tích, sản lượng cà phê phân theo vùng/tỉnh năm 2000

		STT		Vùng/tỉnh		Tổng diện tích (ha)		Sản lượng (tấn)

		1		Đồng bằng sông hồng		70		50

		2		Đông Bắc		3275		406

		3		Tây Bắc		4441		499

		4		Bắc Trung Bộ		10878		6345

		5		Duyên Hải Nam Trung Bộ		3992		3201

		6		Tây Nguyên (không tính Đăk Lăk)		61402		87940

		7		§¨k L¨k		259030		369233

		8		Đông Nam Bộ		173645		230505

		9		Đồng Bằng Sông Cửu Long		5		10

		10		Cả nước		516738		698189

		STT		Vùng/tỉnh		Tổng diện tích (ha)		Sản lượng (tấn)

		1		§BSH + §BSCL		75		60

		2		Đông Bắc + Tây Bắc		7716		905

		3		Bắc + Duyên Hải Nam Trung Bộ		14870		9546

		4		Tây Nguyên (không tính Đăk Lăk)		61402		87940

		5		§¨k L¨k		259030		369233

		6		Đông Nam Bộ		173645		230505

						516738		698189
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Sản lượng (tấn)



ttnk

		Giá cà phê trong nước và quốc tế, 1990 - 2001 (USD/tấn)

		Năm		Giá trong nước		Giá xk		Giá thế giới

		1990		776		1032		1212

		1991		601		816		1098

		1992		612		788		962

		1993		797		903		1179

		1994		1642		1873		2639

		1995		2173		2411		2789

		1996		1404		1481		1820

		1997		1218		1260		1775

		1998		1298		1601		1935

		1999		1117		1213		1466

		2000		629		701		915

		2001		347		414		524
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de.es

		

		Tình hình nhập khẩu cà phê Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2001

		Thị trường nhập khẩu		Lượng (tấn)				Thị trường nhập khẩu		Lượng (tấn)

		Mỹ		110000				Mỹ		110000

		Đức		90000				EU		431000

		Bỉ		85000				Singapore		30000

		Thuỵ Sĩ		80000				Nhật Bản		29000

		Anh		50000				Khác		50000

		Tây Ban Nha		35000

		Hà Lan		34000

		Italia		32000

		Singapore		30000

		Nhật Bản		29000

		Pháp		25000

		Khác		50000





de.es
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Lượng (tấn)



MaxRe

		Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam giai đoạn 1990 đến nay

		Năm		Sản lượng xuất khẩu (000 tấn)		Kim ngạch xuất khẩu (triệu USD)

		1990		89.6		76.16

		1991		93.8		74

		1992		116.2		92

		1993		122.6		110.6

		1994		177		328.2

		1995		248.1		595.5

		1996		181.4		420

		1997		391.6		497.5

		1998		382		593.8

		1999		487.5		592

		2000		734		501

		2001		750		495

		`

		Năm		Sản lượng xuất khẩu (000 tấn)		Predicted P		P (USD)		Demand Elasticity

		1994		177		2155.7		1854.2		-8.4

		1995		248.1		1961.2		2400.2		-6.1

		1996		181.4		2143.7		2315.3		-7.5

		1997		391.6		1568.8		1270.4		-3.1

		1998		382		1595.0		1554.5		-2.8

		1999		487.5		1306.5		1214.4		-1.5

		2000		734		632.3		682.6		-0.6

		2001		750		588.5		660.0

		Pd = 2639.79 - 2.735*Qd

		SUMMARY OUTPUT

		Regression Statistics

		Multiple R		0.9300893522

		R Square		0.8650662032

		Adjusted R Square		0.842577237

		Standard Error		264.5245027816

		Observations		8

		ANOVA

				df		SS		MS		F		Significance F

		Regression		1		2691607.11706075		2691607.11706075		38.466250414		0.0008100574

		Residual		6		419839.275431269		69973.2125718782

		Total		7		3111446.39249202

				Coefficients		Standard Error		t Stat		P-value		Lower 95%		Upper 95%		Lower 95.0%		Upper 95.0%

		Intercept		2639.7901091375		207.0727629912		12.7481281024		0.000014298		2133.1009407782		3146.4792774969		2133.1009407782		3146.4792774969

		Sản lượng xuất khẩu (000 tấn)		-2.735027135		0.4409828625		-6.2021166076		0.0008100574		-3.8140741165		-1.6559801536		-3.8140741165		-1.6559801536

		RESIDUAL OUTPUT								PROBABILITY OUTPUT

		Observation		Predicted P (USD)		Residuals				Percentile		P (USD)

		1		2155.6903062412		-301.4530181056				6.25		660

		2		1961.2298769421		439.0119610264				18.75		682.5613079019

		3		2143.6561868471		171.6690612234				31.25		1214.358974359

		4		1568.7534830685		-298.3244738755				43.75		1270.429009193

		5		1595.0097435646		-40.5594817845				56.25		1554.4502617801

		6		1306.4643808213		-92.1054064623				68.75		1854.2372881356

		7		632.280192042		50.28111586				81.25		2315.3252480706

		8		588.5197578818		71.4802421182				93.75		2400.2418379686

		9		1227.0		327.5				70.8333333333		1554.4502617801

		10		1153.9		60.4				79.1666666667		1854.2372881356

		11		983.3		-300.7				87.5		2315.3252480706

		12		972.2		-312.2				95.8333333333		2400.2418379686
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Sản lượng xuất khẩu (000 tấn)

Residuals

Sản lượng xuất khẩu (000 tấn)  Residual Plot
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Sample Percentile

Kim ngạch xuất khẩu (triệu USD)

Normal Probability Plot
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Sản lượng xuất khẩu (000 tấn)

Residuals

Sản lượng xuất khẩu (000 tấn)  Residual Plot
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Sản lượng xuất khẩu (000 tấn)
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		Sản lượng xuất khẩu (000 tấn)		Predicted P		Demand Elasticity		Revenue

		150		2229.5		-4.5		334

		200		2092.8		-3.3		419

		250		1956.0		-2.5		489

		300		1819.3		-2.0		546

		350		1682.5		-1.6		589

		400		1545.8		-1.3		618

		450		1409.0		-1.1		634

		480		1327.0		-1.0		637

		500		1272.3		-0.8		636

		550		1135.5		-0.7		625

		600		998.8		-0.5		599

		650		862.0		-0.4		560

		700		725.3		-0.3		508

		750		588.5				441
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